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Mở đầu
Quá trình công nghiệp hoá , hiện đại hoá đã thúc đẩy các ngành công nghiệp

phát triển, góp phần cải thiện nền kinh tế nước nhà. Quá trình đô thị hoá ở các khu

vực ven đô cũng diễn ra nhanh và mạnh, đời sống của người dân dược nâng cao

đồng thời cũng làm tăng đáng kể khối lượng nước thải đô thị. Trong thành phố hiện

nay có một số lượng không nhỏ các nhà máy, xí nghiệp được xây dựng từ những

năm 60 với công nghệ sản xuất lạc hậu, không có hệ thống xử lý nước thải đã gây ra

sự ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường nước. Nước thải đô thị qua hệ thống

thoát nước của thành phố xả vào hệ thống sông trong và ven đô thị, phần lớn chúng

được sử dụng để tưới ruộng và nuôi thuỷ sản, phần còn lại xả vào hệ thống ao, hồ và

ngấm xuống đất. Nước thải đô thị chứa  nhiều độc tố và kim loại nặng chảy vào hệ

thống sông thoát nước của thành phố là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tưới.

Đây chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường của vùng ngoại thành Hà N ội,

đặc biệt tại những vùng sử dụng nước thải để trồng rau  cung cấp cho Thành phố Hà

Nội.

ở nhiều nước trên thế giới và ở Việt Nam, nước thải đô thị đã và đang được

sử dụng vào mục đích nông nghiệp. ở thành phố Uppsala (Thụy Điển), nước thải

sau khi xử lý bằng hồ sinh học  được tưới cho cây “Năng lượng -Energy”, còn ở Anh

và CHLB Đức ngay từ đầu thế kỷ 19 đã xây dựng những cánh đồng chuyên tưới

nước thải đã được xử lý cơ học. Sang đầu thế kỷ 20, chỉ tính riêng Châu Âu đã có

80.000 - 90.000 ha đất nông nghiệp được tưới bằng nước thải đô thị. ở Mỹ, hồ sinh

học đang được sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm, giấ y, hóa chất,

sản xuất dầu lửa. Một phần nước thải sau khi xử lý ở hồ sinh học được đổ vào sông

hồ tự nhiên, một phần lớn còn lại được sử dụng vào mục đích tưới tiêu. ở úc, toàn

bộ nước thải của thành phố Melbourne được xử lý bằng hồ sinh học, sau đó chúng

được sử dụng để tưới cây tại các khu đô thị và trồng cây cảnh  [27].

Thôn Bằng B, quận Hoàng Mai,  Hà nội có thể được coi là một vùng sinh thái

đặc trưng ven đô thị ở đồng bằng  chịu ảnh hưởng của nước thải đô thị. Nước thải đô

thị đã và đang được sử dụng để tưới cho lúa, rau màu và nuôi cá. Kết quả nghiên cứu

của Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Xuân Thành , hoặc của Vũ Quyết Thắng, hay của

Viện Môi trường và phát triển bền vững đều cho thấy nước thải đô thị là nguồn nước

chính cung cấp cho sản xuất nông nghiệp của nhiều xã dọc theo các con sông Tô

Lịch, Kim Ngưu và ven hồ Yên Sở . Việc sử dụng nước thải trong nông nghiệp đã có

những ảnh hưởng đến chất lượng rau, cá và sức khỏe cộng đồng.
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Sử dụng nước thải để trồng  rau là một trong những vấn đề thực tế đặt ra cần

giải quyết nhằm bảo vệ môi trường và sức khoẻ con người. Nhiều nghiên cứu đã cho

thấy, tính chất nước thải đô thị đang diễn biến theo chiều hướng không còn phù hợp

với các hoạt động sản xuất nông nghiệp nói  chung và việc canh tác rau nói riêng.

Bên cạnh những hậu quả độc hại do thực phẩm nhiễm độc gây ảnh hưởng cấp tính

đến sức khoẻ con người còn có những ảnh hưởng mãn tính. Nhìn chung, những ảnh

hưởng này rất nguy hiểm, do tính chất nguy hại mang tính tiềm ẩn và thường chỉ

biểu hiện khi sức khoẻ con người suy yếu, khi hàm lượng chất độc tích đọng trong

cơ thể tới mức độ nhất định nào đó.

Hiện nay, nhu cầu rau nói chung và nhu cầu về rau sạch nói riêng ngày càng

tăng. ở Hà Nội bình quân mỗi ngày tiêu thụ khoả ng 200 tấn rau quả các loại. Phần

lớn rau được sản xuất ở những vùng lân cận và được tiêu thụ trong thành phố chưa

qua giám định chất lượng. Cùng với những nhận thứ c đúng đắn về vai trò của vệ

sinh an toàn thực phẩm, trong những năm gần đây, chất lượng của  các loại thực

phẩm trong đó có rau xanh ngày càng được xã hội đặc biệt quan tâm.  Do vậy đề tài

nghiên cứu ô nhiễm môi trường làng nghề trồng rau ngoại thành Hà Nội được đặt ra

nhằm làm rõ những vấn đề nêu trên.

Địa bàn tiến hành nghiên cứu được lựa chọn: Thôn Bằng B, Phường Hoàng

Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Địa bàn nghiên cứu đại diện cho vùng trồng rau sử

dụng nước thải của thủ đô Hà Nội để tưới . Quận Hoàng Mai là vùng đất thấp nhất

nằm ở phía nam của thành phố Hà Nội và là nơi tiếp nhận nước thải của 4  con sông

chảy từ nội thị vào (sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét) .

Thôn Bằng B thuộc phường Hoàng Liệt có khoảng 7,1 ha đất trồng rau nước

(rau rút, rau muống, rau cần, rau cải xoong), 40ha đất trồng rau cạn (hành, cải xanh,

mùng tơi, ngải cứu, rau diếp, xà lách, các loại rau thơm), 28ha đất trồng lúa và 2,0ha

mặt nước để nuôi cá. Nguồn cấp nước chính để trồng rau, lúa và nuôi cá của thôn

Bằng B là sông Tô Lịch.

Mục tiêu của Đề tài:

- Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường vùng trồng rau  có sử dụng nước

thải sông Tô Lịch để tưới .

- Tìm hiểu các nguồn gây ô nhiễm

- Đưa ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
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Nội dung nghiên cứu của Đề tài:

1. Xác định mức độ ô nhiễm đối với môi trường đất, môi trường nước,
môi trường không khí và trong rau tại thôn B ằng B, phường Hoàng
Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

2. Xác định rõ nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng

3. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp cải thiện tình hình ô nhiễm .
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Chương 1. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm của vùng nghiên cứu

1.1. Những khái niệm liên quan đến môi tr ường nông thôn vùng trồng rau
ngoại thành Hà Nội

- Môi trường nông thôn: Môi trường nông thôn bao gồm những vấn đề liên
quan đến hệ thống sinh thái nông nghiệp, đến các hoạt động sản xuất và sử dụng các
loại tài nguyên, đất nước, rừng, đa dạng sinh học, tà i nguyên con người các điều
kiện sinh thái, nguồn gen nông nghiệp. Việc sử dụng phân bón, hoá chất BVTV và
diệt cỏ, những điều kiện canh tác và những vấn đề về chất lượng môi trường sống
như khả năng cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, dân trí và giáo dục, hiện tượng mù
chữ và các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, các bệnh dịch, cơ sở hạ tầng
nông thôn và những vấn đề về kinh tế, xã hội khác.

- Làng nghề trồng rau ngoại thành Hà nội:

Làng nghề là cụm từ chỉ những thôn làng có nghề sản xuất một loại hàn g hoá
nào đó, ví dụ như làng nghề tái chế chì, làng nghề đúc đồng, làng nghề chuyên trồng
rau nằm ở ven đô thị như vùng Thanh Trì, làng trồng hoa Tây Tựu… Trong giới hạn
của đề tài này chỉ tiến hành nghiên cứu đối với thôn Bằng B quận Hoàng Mai, Hà
Nội, nới có nghề trồng rau xanh cung cấp cho thị trường Hà Nội

- ¤ nhiễm làng nghề trồng rau : Do hoạt động sản xuất rau có sử dụng hoá
chất bảo vệ thực vật, phân bón, nước tưới mà rau có thể bị nhiễm bẩn các loại vi sinh
vật gây hại, các hoá chất có độc tính, kim  loại nặng...

- Rau an toàn vùng ngoại thành Hà nội : Do nhu cầu sử dùng rau an toàn của
cộng đồng nói chung và của thủ đô Hà Nội nói riêng, diện tích đất trồng rau an toàn
của vùng ngoại thành Hà Nội ngày càng được mở rộng. Những vùng này đạt được
các yêu cầu về chất lượng đất, nước tưới và tuân thủ nghiêm ngặt qui trình trồng rau
an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra. Sản phẩm trước khi đưa
ra thị trường được kiểm định chất lượng và tiến tới được dán nhãn sinh thái.

Hiện nay, với chủ trương lớn của Đảng và nhà nước trong nông nghiệp là
điều chỉnh cơ cấu sản xuất, phát triển khoa học công nghệ và xúc tiến thị trường,
trong đó thị trường là vấn đề xuyên suốt, là cơ sở để chuyển dịch cơ cấu, là căn cứ
để định hướng cho khoa học công nghệ nh ằm tạo cho nông nghiệp nước ta trở thành
ngành sản xuất hàng hoá hướng ra xuất khẩu có bước phát triển về chất, tăng trưởng
cao, hiệu quả và cạnh tranh bền vững.

Tuy vậy, bước vào giai đoạn phát triển mới, nông nghiệp nông thôn nước ta
đang đứng trước những khó khăn thử thách lớn. Một trong những vấn đề đó là các
nguồn tài nguyên thiên nhiên liên quan đến nông nghiệp đang có nguy cơ bị suy
thoái. Môi trường nông thôn đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm do điều kiện vệ
sinh và cơ sở hạ tầng yếu kém, cộng thê m việc sử dụng không hợp lý các loại hoá
chất và phân bón trong nông nghiệp.
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Một số vùng có nghề tiểu thủ công, làng nghề truyền thống và công nghiệp
chế biến phát triển cũng làm môi trường bị ô nhiễm nặng do việc thu gom và xử lý
chất thải hầu như không được kiểm soát. Do đó, đại hội VIII của Đảng đã xác định
phương hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đặc biệt coi trọng CNH,
HĐH nông nghiệp nông thôn. Đó cũng là những định hướng cơ bản của đường lối
phát triển đất nước trong những thập niên đầ u thế kỷ XXI mà Đại hội IX của Đảng
đã chỉ ra.

Để thực hiện tốt chủ trương này, cần đặc biệt quan tâm và giải quyết những
vấn đề môi trường nông thôn, đặc biệt việc sử dụng  không hợp lý các nguồn tài
nguyên, các chất thải sinh hoạt do con người  tạo ra từ làng nghề tác động đến hệ
sinh thái nông nghiệp và chất lượng môi trường sống

Ven đô là kiểu sinh thái đặc thù của những vùng nông thôn gần các đô thị
lớn, chịu tác động về nhiều mặt từ tự nhiên, kinh tế, xã hội văn hoá, làm thay đổi
nếp sinh hoạt và sản xuất thuần nông cũng như thay đổi cảnh quan môi trường do
những công trình xây dựng, hệ thống giao thông, hệ thống nước thải sản xuất và sinh
hoạt gây nên.

Địa hình, địa mạo của kiểu môi trường sinh thái ven đô tuỳ thuộc nhiều vào
vị trí địa lý của các đô thị - ở phía Bắc hay Nam, miền núi, cao nguyên, trung du hay
đồng bằng...

Điều kiện khí hậu thuỷ văn nói chung tuỳ thuộc vào vị trí địa lý của các đô
thị mà nó phụ thuộc. Nhưng đặc điểm chung về khí hậu vùng ven đô chịu ảnh hưởng
của các hoạt động vùng đô thị, điều chung nhất là nhiệt độ không khí ven đô thường
cao hơn các vùng xa thành phố, chịu ảnh hưởng mưa thường xảy ra lụt ngập cục bộ.

Nguồn nước vùng ven đô chịu ảnh hưởng ô nhiễm nước thải công nghiệp và
sinh hoạt của thành phố, ngoài ra còn bị ô  nhiễm do chính việc sản xuất ở nông thôn
trong đó có tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt.

Nghề chăn nuôi và thủ công nghiệp vùng ven đô thường phát triển rất mạnh,
do đó nhu cầu sử dụng nước cũng rất lớn và việc khoan giếng lấy nước ngầm là phổ
biến, sau khi sử dụng, nước thải thường được xả tràn lan ra hệ thống cống thoát nước
(thường là lộ thiên) và chảy ra hệ thống mương máng tưới tiêu, ra các hồ ao, nhiều
nơi là ao tù, nước đọng gây ô nhiễm nặng nề về nguồn nước và không khí. Sự «
nhiễm nước thải từ sản xuất và sinh hoạt là vấn đề nghiêm trọng nhất của tất cả các
vùng ven đô, nhất là các đô thị lớn, vì nước mặt bị ô nhiễm, nên người dân ngoại
thành đã khoan giếng khắp nơi để lấy nước ngầm, do đó nguồn nước ngầm cũng bị «
nhiễm lây và ngày càng cạn kiệt, đặc biệt khi có úng lụt cục bộ, nhiều khi nước thải
« nhiễm tràn thẳng vào trong giếng.

Vì vậy để bảo đảm môi trường vùng ven đô trong sạch trước hết phải giải
quyết vấn đề nguồn nước sạch và xử lý nước thải . Những công việc này liên quan
nhiều đến quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là quy hoạch xây dựng.
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Đặc điểm các loại đất ven đô phụ thuộc vào vị trí địa lý của đô thị, đặc biệt
chịu ảnh hưởng của chất thải sinh hoạt và công nghiệp, trong đó có chất thải rắn và
nước thải.

Nền kinh tế càng phát triển, chất thải càng nhiều và rất đa dạng, trong đó có
những chất hoá học độc hại  đã xâm nhập vào đất, vào nước và không khí .

Hiện nay chất thải có chứa nhựa PE, PVC đang là nguy cơ trực tiếp cho mọi
vùng đất ngoại thành, những chất ô nhiễm từ chất thả i xâm nhập vào đất đã tiêu diệt
nhiều loại vi sinh vật có ích trong đất làm cho đất chai cứng, mất kết cấu và thoái
hoá nhanh.

Ngoài ra tính chất đất ven đô còn chịu ảnh hưởng kiến trúc đô thị thu hẹp
đất nông nghiệp và bị bao vây làm thay đổi điều kiện t ù nhiên, những khu đất bị
“thung lũng hoá” đất thường bị glây nhiều hơn, tích luỹ chất hữu cơ và các hoá chất
độc hại cao hơn.

Cơ cấu cây trồng ở vùng nông thôn ven đô thường thay đổi theo nhu cầu của
thành phố, vì vậy diện tích lúa giảm, diện tích rau mà u, hoa, cây ăn trái tăng lên,
việc sử dụng hoá chất làm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, t huốc kích thích sinh
trưởng tăng cao, dư lượng hoá chất độc hại đó đã xâm nhập vào đất làm thay đổi
hoàn toàn tính chất đất vùng ven đô so với các đất cùng loại ở nhữ ng nơi khác.

Những vùng ven đô thị là những nơi rất nhạy cảm về môi trường, vì bị ảnh
hưởng của việc phát triển đô thị tác động đến tất cả các điều kiện tư nhiên, kinh tế,
văn hoá, xã hội, và ở đây sự thay đổi môi trường sinh thái xảy ra rất nhanh.

Vì vậy, những vùng nông thôn ven đô phải hứng chịu sự ô nhiễm môi
trường ở những mức độ và tính chất khác nhau, chẳng hạn, huyện Nghi Lộc - ngoại
vi thành phố Vinh bị nạn ô nhiễm chính từ chất thải rắn, huyện Thanh Trì - ngoại
thành Hà Nội bị ô nhiễm chủ yế u từ nước thải.

Cơ cấu và tổ chức sản xuất ở các vùng ven đô thay đổi đã làm môi trường
thay đổi, thay vì trồng lúa, nông dân đã hướng tới những ngành nghề có thu nhập
cao hơn do nhu cầu của thành phố như rau màu, hoa và cây ăn trái, các nghề thủ
công, đồ gỗ, cơ khí nhỏ, phát triển chăn nuôi cá, bò sữa...

Những thay đổi đó đã biến đất lúa nước thành đất cây trồng cạn, thành nền
nhà xưởng, thành ao hồ nuôi cá, thành chuồng trại bò gà...làm cho tính chất đất bị
xáo trộn, chế độ nước trong đất thay đổi và k èm theo là thảm thực vật thay đổi.

Hệ thống đường giao thông lớn, nhà cao tầng và những công trình xây dựng
lớn như các khu công nghiệp... đã làm thay đổi tiểu khí hậu vùng nông thôn ngoại
thành.

Để bảo vệ môi trường sinh thái cho các vùng ngoại vi thành  phố - nhất là
các thành phố lớn cần phải có những phương án quy hoạch đô thị và quy hoạch sản
xuât dài hạn và hợp lý.
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1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương

1.2.1. Điều kiện tự nhiên

 Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình

Về vị trí địa lý, quận Hoàng Mai là quận mới  của thành phố Hà Nội , được

tách ra từ huyện Thanh Trì  vào năm 2003, có diện tích 9.800 ha, bao gồm 24

phường, trong đó có phường Hoàng Liệt  (Hình 1). Phường Hoàng Liệt có 5 thôn là

Bằng A, Bằng B, Tứ Kỳ, Pháp Vân và Linh Đàm. Thôn Bằng B cách trung tâm thủ

đô Hà Nội 10 km về phía Nam, với toạ độ 20 0 95’37’’ đến 200 96’08’’ vĩ độ Bắc,

1050 82’15’’ đến 1050 83’60’’ kinh độ Đông. Phía Bắc thôn Bằng B giáp hồ Linh

Đàm; phía Nam giáp phường Tam Hiệp; phía Đông giáp phường Tựu Liệ t; phía Tây

giáp thôn Bằng A [27].

Hồ Linh Đàm là một vùng đất ngập nước khá lớn với diện tích khoảng 74 ha,

thuộc sự quản lý của xã. Đây là nơi nuôi trồng thuỷ sản (thả cá), tạo cảnh quan môi

trường, điều hoà khí hậu và điều hoà nước mưa cho khu vực. Với dạng đị a hình là

đồng bằng tích tụ sông - hồ - đầm lầy, tương đối trũng hơn so với các thôn khác,

Bằng B rất thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp đặc biệt là trồng rau nước.

 Đặc điểm khí hậu

Là một vùng thuộc đồng bằng sông Hồng, Thanh Trì nói chung và Bằ ng B

nói riêng là khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, bị chi phối bởi hai hướng gió

chính là Đông Bắc và Đông Nam. Gió Đông Bắc thổi từ tháng 11 đến tháng 4 năm

sau, còn gió Đông Nam thổi từ tháng 5 đến tháng 10. Hàng năm có hai mùa rõ rệt là

mùa hè và mùa đông. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3, mùa  mưa từ tháng 4 đến

tháng 11 [23].
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Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu (Quận Hoàng Mai,  Hà Nội)

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình trong năm từ 1600 - 1800 mm, chủ yếu

tập trung vào các tháng mùa mưa 6, 7, 8 và 9  ( chiếm 80% - 90%). Năm cao nhất đạt

tới 2000 - 2200 mm. Do địa hình Hà N ội dốc từ Bắc xuống Nam nên ngoài lượng

mưa tại chỗ, còn có lượng nước từ nội thành dồn về làm tăng khả năng úng ngập

trong vùng [23].

- Lượng bốc hơi: lượng bốc hơi hàng năm thay đổ i từ 970,3 mm đến 1126,7

mm, trung bình nhiều năm là 1025,5 mm. Thường từ tháng 11 đến tháng 3 là thời kỳ

lượng bốc hơi cao hơn, là thời kỳ hụt nước [23].

- Nhiệt độ không khí trung bình năm từ 23 0C - 280C. Thời gian nóng nhất là

các tháng 6, 7, 8 và lạnh nhất vào các tháng 12 và tháng 1[23 ].



10

- Độ ẩm không khí khá cao và  tương đối bình ổn, từ 80% - 88%. Trong mùa

mưa, độ ẩm rất lớn, có khi trên 90 %. Mùa đông lạnh do ảnh hưởng của gió mùa

Đông Bắc, độ ẩm không khí giảm, giá trị nhỏ nhất vào tháng 12. Độ ẩm t rung bình

năm là 81% rất thích hợp cho trồng các loại rau xanh .

 Thổ nhưỡng

Đặc điểm các loại đất chính ở huyện Thanh Trì:

- Đất cát: hình thành do sự bồi tụ của sông Hồng, tạo thành cồn cát dọc bờ

sông. Loại đất này hàng năm bị ngập từ hai đến ba tháng , lại nghèo dinh dưỡng,

nghèo mùn, nên được sử dụng chính vào việc khai thác cho xây dựng.

- Đất phù sa được bồi hàng năm  do lắng đọng phù sa của hệ thống sông

Hồng, mỗi năm được bồi thêm lớp dày 2 - 5 cm. Đất màu nâu tươi, thành phần cơ

giới nhẹ, thường là cát pha thịt nhẹ, tơi xốp, hàm lượng dinh dưỡng tốt nhưng lại

nghèo mùn và đạm (mùn từ 0,5 – 1,5 %).

- Đất phù sa không được bồi hàng năm  là đất phù sa sông Hồng hiện nay đã

thoát ly sự bồi tụ do hệ thống đê ngăn cách. Loại đất này chỉ có một diện tích nhỏ ở

Thanh Trì.

- Đất phù sa gley: đất phù sa gley được hình thành tại chân đất trũng, khó tiêu

nước. Trong hệ thống đất luôn xảy ra tình trạng yếm khí do đó tồn tại hydroxit của

các nguyên tố Fe, Al, Mn, Ti, Ni ... ở hoá trị thấp. Các tạp chất này cùng với c hất

hữu cơ tạo một tầng đất dẻo, dính chặt, bí, màu xanh xám.

- Đất phù sa úng nước: là loại đất phù sa úng nước quanh năm yếm khí nên

đất bị gley mạnh trên toàn phẫu diện. Đất có màu đen, thành phần cơ giới nặng,

chua ít, hàm lượng chất hữu cơ cao, đạm ca o. Hàm lượng lân, kali trung bình [24 ].

  Thuỷ văn

Thanh Trì có sáu dòng chảy chính là: sông Hồng, sông Nhuệ và bốn con sông

thoát nước của Hà Nội. Sông Hồng ở phía Đông có chiều dài qua huyện là 15 km,

sông Nhuệ ở phía Tây Nam với chiều dài qua huyện là 4 km. Các sông Tô Lịch, Lừ,
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Kim Ngưu và Sét tạo thành một mạng lưới thoát nước thải và n ước mưa cho nội

thành Hà nội [23].

Thôn Bằng B là một trong năm thôn của xã Hoàng Liệt, có dòng sông Tô

Lịch chảy qua và đây cũng là nguồn cung cấp nước tưới chính cho ho ạt động sản

xuất nông nghiệp của cả thôn.

1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

 Diện tích và đơn vị hành chính

Tổng quỹ đất toàn thôn Bằng B là 537 543 m 2, trong đó diện tích nông nghiệp

là 405 000 m2 với diện tích dành cho cây lúa là 226 800 m 2 (chiếm 56% diện tích

nông nghiệp), rau là 159 480 m 2 (chiếm khoảng 39%), thả cá là 18 720 m 2.

Diện tích đất ở là 51 988 m 2 (chiếm 9,67% ). Cơ cấu của thôn gồm hai xóm:

xóm Trong (giáp Bằng A ) và xóm Ngoài (giáp Tựu Liệt).

 Dân số

Tổng số nhân khẩu của thôn Bằng B tính ® ến năm 2004 là 1.431, trong đó có

800 nhân khẩu trong độ tuổi lao động (chiếm 56%). Số lao động này, ngoài làm

nông nghiệp, còn có một số tham gia buôn bán, chạy chợ, tham gia vào các hoạt

động sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn huyện...  Thôn có 353 hộ

với 303 hộ làm nông nghiệp là những hộ được Nhà nước giao đất. Tuy nhiên, nếu

chỉ tính những hộ chuyên sản xuất nông nghiệp thì chỉ có khoảng 200 hộ (chiếm

54,3%).

Ngành nghề sản xuất chính của thôn là sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, hiện

nay còn có hơn 100 hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh các ngành nghề phụ

như: mộc, nề, lắp ráp bảng điện, gia công inox, sản xuất giường đệm, sửa chữa xe

đạp, xe máy...

 Sản xuất nông nghiệp

Thanh Trì là một vùng chuyên canh các loại rau xanh và sản xuất nông

nghiệp với đặc điểm đất canh tác liền vùng thuộc loại đất phù sa sông Hồng. Loại
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đất này rất thuận lợi cho việc phát triển sản xuất các loại cây nông nghiệp đặc biệt là

sản xuất rau xanh và lúa, trong đó hoạt động trồng rau đem lại hiệu quả kin h tế cao

hơn là trồng lúa. Tuy nhiên do đặc điểm về đất và các điều kiện khác (đặc biệt là

nước) mà diện tích trồng lúa vẫn chiếm ưu thế hơn so với diện tích cây rau ở đây.

Với tổng diện tích đất dành cho nông nghiệp của thôn là 405 000 m 2, sản

xuất nông nghiệp là ngành nghề lao động chính đem lại thu nhập chủ yếu cho thôn

Bằng B.

 Kinh doanh dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp

Trên địa bàn thôn không có cơ quan , nhà máy, xí nghiệp sản xuất nào mà chỉ

có một số hộ sản xuất kinh doanh nhỏ. Hiện nay, toàn thôn có 21 hộ kinh doanh

dịch vụ, hơn 100 hộ phát triển ngành nghề phụ như: mộc, nề, lắp ráp bảng điện, gia

công inox... Trong đó đáng kể có 3 xưởng sản xuất các sản phẩm từ inox, 1 xưởng

mộc và 1 cơ sở sản xuất giường đệm nhưng quy mô đều nhỏ với chỉ khoảng 10 n hân

công tại mỗi một cơ sở sản xuất. Doanh thu từ hoạt động này đạt trên 4 tỷ

đồng/năm. Đây là nguồn thu nhập chính của các hộ trong tổ Bằng B.

Như vậy, theo thống kê năm 2004, tổng thu nhập toàn thôn là trên 5 tỷ đồng.

Bình quân tỷ trọng nông nghiệp đạt 2 5,9%, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ đạt 74,1%.

 Vệ sinh, y tế

Là một vùng ngoại ô thành phố nên công tác vệ sinh môi trường trong thôn

Bằng B rất được quan tâm. Nước sinh hoạt của thôn chủ yếu là nước máy và nước

giếng khoan. Theo thống kê của thôn, có khoả ng 65% người dân trong thôn được sử

dụng nước sạch do một trạm cấp nước sạch mini cung cấp . Trạm này được xây dựng

do ngân sách của huyện Thanh Trì với mục đích cung cấp nước sạch cho hai thôn

Bằng A và Bằng B, công suất của trạm này là khoảng 25 m 3/h, còn lại là dùng nước

giêng khoan. Thôn đã xây dựng được hệ thống thoát nước với chiều dài tương đương

với chiều dài của đường giao thông trong thôn là 1900 m, trong đó có hơn 1000 m

cống, rãnh thoát nước đã được xây gạch. Nước thải sinh hoạt trong thôn theo c ác

cống, rãnh này chảy ra sông Tô Lịch. Đường trong thôn cũng được lát bê tông dài

450 m, còn lại là đường gạch. Thôn có một bộ phận chuyên thu gom rác thải. Rác
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này được tập kết và đem đổ thải tại một bãi chung ở gần khu vực trạm bơm, ngay sát

bờ sông.

Những năm gần đây với thu nhập và mức sống ngày càng được nâng cao, hầu

hết các hộ gia đình trong thôn đều nâng cấp khu vệ sinh của gia đình. Cho đến nay

toàn thôn có 95% gia đình đã xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, chỉ còn lại một số ít gia

đình còn sử dụng nhà vệ sinh hai ngăn.

Do làm tốt công tác y tế cộng đồng nên vấn đề sức khoẻ người dân trong thôn

cũng được đảm bảo. Theo tìm hiểu chúng tôi được biết vài chục năm gần đây thôn

không xảy ra dịch bệnh nào đáng kể đối với cả người và vật nuôi cũng như cây

trồng. Công tác chăm sóc sức khoẻ vẫn được tiến hành định kỳ cho trẻ em trong

thôn.
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Chương 2. Hiện trạng cơ cấu sử dụng  đất và những vấn đề môi
trường của hoàng liệt, thanh trì

2.1. Cơ cấu sử dụng đất và xu thế diễn biến

Từ năm 2003, việc Hoàng Liệt từ 1 xã c ủa huyện ngoại thành Thanh Trì trở

thành 1 phường của quận Hoàng Mai (tách từ huyện Thanh trì) cùng với quá trình

đô thị hóa nhanh đã tạo ra sự thay đổi khá lớn về sử dụng đất của phường. ở đây,

diện tích đất nông nghiệp được chuyển sang đất xây dựng các k hu đô thị mới, đất

công nghiệp, giao thông. Đất vườn được cắt xẻ để xây nhà ở. Hiện nay diện tích đất

tự nhiên của Hoàng Liệt là 498 ha trong đó có 100 ha đất trồng rau, 74 ha ao nuôi

cá, diện tích đất còn lại là đất trồng lúa, đất ở, đất công nghiệp

Bằng A: có 11ha đất ở, trên 60ha đất canh tác, năm 2002 bàn giao 26ha cho

thành phố còn lại khoảng 30ha đất chuyên dùng và dùng cho mục đích khác là 12ha,

hồ ao nuôi trồng thủy sản là 4ha. Chủ trương của thành phố sẽ lấy tiếp chỉ để lại

17ha làm rau sạch để cung cấp cho thành phố, số đất lấy đi để xây dựng chung cư và

khu vui chơi.

Bằng B: Tổng quỹ đất toàn thôn Bằng B là 53 ,75 ha trong đó diện tích nông

nghiệp là 40,5 ha với diện tích dành cho cây lúa là 22 ,7 ha (chiếm 56% diện tích

nông nghiệp), rau là 15 ,95 ha (chiếm khoảng 39%), thả cá là 1 ,87 ha.

Diện tích đất ở là 5,2 ha (chiếm 9,67% ). Cơ cấu của thôn gồm hai xóm: xóm

Trong (giáp Bằng A ) và xóm Ngoài (giáp Tựu Liệt).

2.2. Những vấn đề môi trường của vùng sản xuất rau

Mỗi ngày có trên 400.000 m 3 nước thải đô thị, trong đó khoảng 55% là nước

thải sinh hoạt, 43% nước thải công nghiệp và dịch vụ, 2% nước thải bệnh viện

(Nguồn: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội, 2002) theo 4 con sông

(sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét) đổ vào hồ Yên Sở.

Riêng sông Tô Lịch mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200.000 m 3 nước thải (chiếm

50% tổng lượng nước thải đô thị) có một nhánh đổ vào sông Nhuệ tại đập Thịnh Liệt

và một nhánh đổ vào hồ Yên Sở.
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Nước thải đô thị đổ vào sông Tô Lịch đa dạng về loại hình, phức tạp v Ò thành

phần và có xu hướng tăng cả về số l ượng và nồng độ ô nhiễm. Diện tích các khu

công nghiệp của thành phố tăng nhanh, l ưu lượng nước thải cũng tăng lên. Lượng

nước thải này hầu như không được xử lý, nếu xử lý thì vẫn chưa đạt yêu cầu tiêu

chuẩn. Trong khi đó, người dân Bằng B hiện nay và trong những năm tới vẫn sử

dụng nguồn nước thải này cho các hoạt động nông nghiệp.

Việc sử dụng nước thải đô thị trong sản xuất rau (trồng rau) đã giúp người

nông dân thu được các loại rau với sản lượng cao, bá n được giá. Chính vì vậy thu

nhập của người nông dân qua canh tác rau trong những năm gần đây cao hơn nhiều

lần so với trước kia. Nhưng bên cạnh đó, việc sử dụng nước thải để trồng rau cũng

đưa đến những rủi ro cho cây rau cũng như sức khoẻ người dân.

Bảng 1. ý kiến thảo luận của nông dân về chất lượng nước thải và những ảnh hưởng

của nước thải

Dấu hiệu quan sát
Tần suất

xuất hiện
Nhận xét/ giải thích ảnh hưởng

Tương đối

trong

Một vài lần

trong năm

Sau khi trời mưa to Tưới cho cây rất

tốt

Bọt

hồng

Cuối năm Nước rất nặng mùi, có bọt màu

hồng khi bơm, có váng sơn (có

thể do Nhà máy Sơn xả nước

thải), xuất hiện khi nước chảy

theo chiều từ Tô Lịch về hồ

Yên Sở

Rất nguy hiểm cho

cây trồng nên

nông dân thường

không hoặc hạn

chế tháo vào ruộng

Màu

sắc
Đen

Bọt

trắng

Hầu hết

thời gian

trong năm

Nước có bọt trắng khi bơm (ít

hoặc nhiều), ít nặng mùi hơn

Cây trồng nhìn

chung phát triển

tốt, đặc biệt là rau

muèng
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Nặng mùi

Cuối năm Có váng dầu, sơn, bọt trắng

hoặc hồng khi bơm

- Khó thở

- Nguy hiểm cho

cây trồng

Có mùi
Hàng ngày Nước có màu xanh đen, bọt

trắng khi bơm

Sử dụng tốt hoặc ít

ảnh hưởng cho cây

Mùi

Nhẹ mùi Khi mưa to Nước tương đối sạch và trong Không ảnh hưởng

Tô

LÞchB»ng

Bhồ Yên

Sở

Thỉnh

thoảng

Khi mưa to, kéo dài hoặc khi

cần tháo nước theo kế hoạch

cho nội thành, hồ Yên Sở bơm

 là dòng chảy cưỡng bức,

nước rất ô nhiễm (bọt hồng,

nặng mùi)

ảnh hưởng xấu đến

cây trồng, cây

thường bị thối gốc

(rau muống), vàng

lá, vỡ phao (rau

rút)

Dòng

chảy

Hồ Yên

SëB»ng

B Tô Lịch

Hầu hết

thời gian

trong năm

Dòng chảy chính trong năm, là

dòng chảy tự nhiên

Nước ít ô nhiễm

hơn

Các nguồn gây ô nhiễm môi trường

a/ Các nhà máy xí nghiệp:

Trên địa bàn Phường Hoàng Liệt  và các phường xã xung quanh có nhiều nhà

máy, xí nghiệp của Trung ương và địa phương Hà nội nh ­: nhà máy phân lân Văn

Điển, Xưởng cơ khí sắt thép, Xưởng mạ kim, Nhà máy p in văn Điển,Nhà máy nước

Pháp Vân, Công ty chế tạo biến thế ABB, Nhà máy sơn tổng hợp Hà Nội, Xí nghiệp

nhuộm Trung Thư, Công ty Kim Hà Nội, Nhà máy cơ khí Tam Hiệp

b/ Các bệnh viện: Bệnh viện K, Bệnh viện Thăng Long

c/ Các cơ sơ sản xuất khác như:  Nghĩa trang Văn Điển, Công ty dược phẩm

Hà Thành, Viện thực nghiệm Vi sinh
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Các vấn đề môi trường bức xúc:

Rủi ro với rau trồng bằng nước thải

Mức độ chịu ảnh hưởng của của các loại rau khác nhau với nước thải là khác

nhau. Trước đây, canh tác rau tại Bằng B cũng sử dụng nước thải đô thị nhưng

không hoặc rất hiếm khi bị ảnh hưởng do nước tưới. Nhưng gần đây, hiện tượng rau

bị chết hay có các biểu hiện khác làm giảm chất lượng cũng như năn g suất ngày

càng phổ biến hơn, đặc biệt là với những loại rau nhạy cảm với chất lượng nước tưới.

a. Rau rút:

Rau rút là loại rau rất nhạy cảm. Rau rút thường bị chết hàng loạt khi nước có

chất lượng xấu (nước có màu đen, đặc sánh, bọt màu hồng nhạt), biểu hiện lá vàng,

vỡ phao, thân thối nhũn, rễ có màu đen và dài, ngọn rau không trắng, bị teo và lá rau

không mở. Đặc biệt là trong thời kỳ nhân giống và vào đầu mùa (cây giống mới

chưa kịp thích nghi), rau rút rất dễ bị sun rễ, chết vàng, những dây rau thả đầ u ruộng

thường dễ bị hỏng nhất.

b. Rau cần:

Rau cần không bị ảnh hưởng bởi nước tưới nhiều như rau rút nhưng khi gặp

nước xấu cây cũng bị thối nhũn vài chục khóm/sào hoặc lá bị vàng, thân cây đen và

lụi đi (chiếm khoảng 2 m 2 đầu ruộng, nơi tháo nước vào đầ u tiên, còn lại cuối ruộng

không bị ảnh hưởng). Các hiện tượng cây bị táp, cháy lá vào thời gian ngoài tháng

Giêng là do các điều kiện thời tiết (nắng, sương).

c. Rau muèng:

ở giai đoạn trưởng thành (chuẩn bị thu hoạch), nếu tháo nước sông vào, cây

vẫn phát triển tốt. Nhưng nếu mới thu hoạch xong (trên ruộng chỉ còn lại gốc cây

rau), tháo nước vào, cây bị thối sơ (phần gốc và rễ), rau chết (khoảng 20%), đặc biệt

là vào thời gian cuối năm là thời kỳ ít mưa, thời tiết rét cộng với nước thối khiến cây

rau rễ bị thối gốc và chết hơn.
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Với các loại rau cạn khác như: mùng tơi, rau đay, ngải cứu… vào thời gian

đầu năm, cây còn nhỏ, khả năng chống chịu kém, nếu tưới nước thải, cây bị đen gốc,

sun cây, chết nhưng tỷ lệ không nhiều. Nhìn chung, so với các loại rau nư ước thì rau

cạn ít gặp rủi ro hơn, rau các ruộng cao, ở cuối dòng chảy cũng phát triển tốt, ít bị

ảnh hưởng hơn những ruộng rau nhận nước thải ở đầu dòng chảy.

Qua khảo sát thực tế cùng với ý kiến trực tiếp của ng ười dân cho thấy các

hiện tượng rau bị chết , vàng, héo lá… chỉ mới xuất hiện trong khoảng 3 -5 năm gần

đây.

Bản thân người dân nhận thức về môi tr ường và biện pháp phòng tránh các

tác động chưa thật đầy đủ, họ vẫn tiến hành công việc trên cánh đồng như bao đời

nay. Bằng kinh nghiệm sản xuất, họ cũ ng chỉ hạn chế được một phần nhỏ những tác

động do nước thải gây ra với cây trồng. Hơn nữa với điều kiện kinh tế nh ­ hiện nay

họ chưa thể có biện pháp hữu hiệu nào. Mặc dù thông qua các phương tiện thông tin

đại chúng cũng như tiếp xúc hàng ngày với nước thải khi sản xuất họ cũng đã nhận

biết được các tác hại của chúng.

Bảng 2. Rủi ro đối với các loại rau do nước thải đô thị  [27]

Loại rau Rủi ro
Giải pháp của nông

dân

Rút

¤ nhiễm Asen (kết quả phân tích chất lượng

rau), 80% chết trong thời gian  gây giống (khi

cây non), 25% bị thối rễ, vàng lá khi gặp nước

màu đen đậm, bọt hồng, nặng mùi; phát triển

tốt khi nước có màu xanh đen, không hoặc ít

mùi; là loại rau nhạy cảm nhất với nước thải

- Khi thay nước vào

ruộng, giữ lại 1/2 nước

cũ và thêm vào 1/2 nước

mới.

- Khi cây còn non, dùng

nước ở những cánh

đồng xa trạm bơm hoặc

nước đã được để lắng

qua các ruộng khác.
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Rau cần

- Thân đen khi nước thải nặng mùi và màu đen

- Nhìn chung phát triển nhanh trong điều kiện

nước thải

Vẫn sử dụng nước thải

Rau

muèng

- Bị ô nhiễm Asen (kết quả phân tích ch ất

lượng rau), bị chết khi nước bị ô nhiễm nặng,

biểu hiện: ~20% bị đen thân, thối rễ và chết

vào cuối năm.

- Nhìn chung, cây phát triển tốt khi được tưới

bằng nước thải

Vẫn sử dụng nước thải

Cải

xoong

- Thỉnh thoảng bị đen lá khi chất lượng nước

xấu

- Phát triển tốt trong điều kiện nước thải màu

đen, có hoặc nhẹ mùi

Vẫn sử dụng nước thải

Cải xanh Phát triển tốt khi tưới bằng nước thải Vẫn sử dụng nước thải

Hành Phát triển tốt khi tưới bằng nước thải Vẫn sử dụng nước thải

Mùng tơi
Phát triển bình thường, không bị ảnh hưởng bởi

nước thải

Vẫn sử dụng nước thải

Ngải cứu
Phát triển chậm, thối rễ và chết nếu tưới quá

nhiều nước thải

Tưới lượng vừa phải,

tránh bị ngập nước thải

 Rủi ro đối với sức khoẻ người dân.

Qua thực tế điều tra người dân Bằng B cho thấy gần như 100% người dân khi

tiếp xúc trực tiếp với nước thải bị mẩn ngứa ở tay và chân với mức ảnh hưởng nặng,

nhẹ khác nhau tuỳ thuộc vào độ nhạy cảm của từng loại da của từng người, vào việc

họ phải tiếp xúc với nước thải ở đầu hay cuối dòng chảy.
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Qua phỏng vấn trực tiếp với ng ười dân, quan sát thực tế và tổng hợp các tài

liệu liên quan cho thấy trong những năm gần đây tỉ lệ ngư ời dân tiếp xúc trực tiếp

với nước thải bị các bệnh ngoài da, bệnh đường ruột,  bệnh về đường hô hấp và các

bệnh khác có xu hướng tăng lên.

Những ảnh hưởng đối với người dân khi tiếp xúc trực tiếp với nước thải biểu

hiện là những vết tròn đỏ ở lòng bàn tay, da bị bong, chân có mụn nước, ngứa.

Những người phải thường xuyên tiếp xúc  với nước thải ở đầu nguồn móng tay bị nứt,

thối móng, hoặc bị loét, nhức ở móng tay, móng chân, chỉ có một số rất ít người bị

ngứa không đáng kể, có thể là do lành da hoặc đã thích nghi được với nước thải.

Ngoài ra, với những người chỉ thỉnh thoảng phải l µm rau với nước sông, hoặc có

ruộng ở cuối nguồn nước thì móng tay, móng chân chuyển thành màu vàng, không

bị mẩn ngứa hay nếu có thì cũng ít hơn. Ngư ời dân tiếp xúc thường xuyên với nước

thải cũng thường bị nhiễm giun đũa. Qua điều tra cho thấy tỉ lệ trẻ em và phụ nữ bị

mắc bệnh này cao.

Nước thải và bùn cặn của nó có chứa các loại vi khuẩn gây bệnh, trứng giun

sán. Theo Phan Thị Kim, Bùi Minh Đức (2000) ­ ước tính có khoảng 7000 vi khuẩn

Salmonella, 6000 – 7000 vi khuẩn Shigella và 1000 vi khuẩn Vibrio  cholera trong

một lít nước thải. Các loại vi khuẩn Shigella và Vibrio cholera nhanh chóng bị tiêu

diệt trong môi trường nước thải nhưng vi khuẩn Sallmonella có khả năng tồn tại lâu

dài trong đất. Các loại virut cũng xuất hiện nhiều trong nước thải. Ngoài ra, trong

nước thải sinh hoạt còn chứa nhiều các loại trứng giun sán như Ancylostoma,

Ascaris, Trichuris và Taenia… và thường gây ra các hậu quả nghiêm trọng khi sử

dụng trực tiếp nước thải để tưới rau, nuôi cá…Trứng giun sán có thể tồn tại trong đất

đến 1,5 năm. Vì vậy nên hạn chế tưới nước thải trong mùa thu hoạch. Đối với loại

rau ăn sống thì không được tưới nước thải [14].
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Bảng 3. Tỷ lệ người dân bị nhiễm giun đũa tại ph ường Hoàng Liệt

(Theo kết quả điều tra 110 người dân tại ph ường)

Tỷ lệ số trứng giun /1g phân (%)

1-1.000 1.000-10.000 >10.000

21,81% 62,72% 15,45%

Qua kết quả cho thấy tỷ lệ 1.000 -10.000 số trứng giun trong 1g phân chiếm

phần trăm cao nhất, các tỷ lệ khác chiếm từ 16 đến 30 phần trăm. Với kết quả này

thì nguy cơ người dân bị các bệnh về đường ruột là rất cao.

Để khắc phục những ảnh hưởng do nước thải, người dân thường xuyên phải

đi ủng khi đi làm dưới ruộng, nhưng tay không đi găng được vì bất tiện khi làm việc.

Với những trường hợp bị mẩn ngứa, thối móng tay, chân… thì tự chữ a bằng cách

thường xuyên ngâm tay, chân vào nước phèn, nước muối hoặc sát chanh sau mỗi lần

làm ruộng, nếu nặng hơn thì bôi thuốc mỡ và tránh tiếp xúc với nước thải trong vài

ngày. Nhưng nếu tiếp tục phải tiếp xúc trực tiếp với nước thải thì lại bị lại.

Coliform có trong nước thải khi dùng để tưới cây cũng sẽ tích đọng trong rau

và các nông sản nói chung. Ngoài ra trong đó còn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh, do

đó các loại rau, quả đặc biệt là rau sống trồng trên nước thải không xử lý là không

an toàn.

Hầu hết các bệnh truyền nhiễm phổ biến như sốt thương hàn, ỉa chảy, đau

bụng do ký sinh đường ruột và viêm gan siêu vi trùng ở huyện Thanh Trì đều có tỉ lệ

(%) người mắc cao hơn các bệnh khác. Các bệnh này đều lan truyền qua nguồn

nước, qua thực phẩm bị nhiễm b ẩn trong đó tỉ lệ trẻ em và người lớn mắc bệnh giun

sán khá cao (theo Tôn Thất Bách, Báo cáo toàn văn “Nghiên cứu một số đặc điểm sự

tác động và mối liên quan giữa môi trường - sức khoẻ và mô hình bệnh tật của nhân

dân ở một số vùng kinh tế quan trọng - Đề xuất các biện pháp bảo vệ và nâng cao

sức khoẻ cộng đồng” trường Đại học Y khoa Hà Nội, 1996).
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Nguồn nước ô nhiễm cũng là nơi phát triển của các loài sinh vật mang mầm

bệnh như ruồi, muỗi, thường gây ra các bệnh ỉa chảy, kiết lỵ, thương hàn, sốt rét, sốt

xuất huyết... đáng lo ngại. Trong đó, trẻ em và phụ nữ là những người dễ mắc hơn

cả. Ngoài ra, bệnh đau mắt hột, bệnh ngoài da cũng khá phổ biến. Qua điều tra

chúng tôi được biết, những người nông dân ở Bằng B khi trực tiếp tiếp xúc với nước

thải thường bị mẩn ngứa và loét ở chân và tay. Đây có thể nói là biểu hiện rõ nhất về

những ảnh hưởng xấu của nước thải đô thị đối với sức khoẻ của những người trực

tiếp tiếp xúc với nó.

Nước cấp cho sinh hoạt

Hiện tại ở phường Hoàng Liệt có 3 nhà máy nước cung cấp nướ c cho khoảng

70% số dân của phường. Riêng khu vực Pháp Vân được cấp nước bởi nhà máy nước

Pháp Vân. Nhìn chung nước cấp của 3 nhà máy nước có chất lượng tốt. Những hộ

còn lại (30%) của phường đang được lắp đặt đường ống dẫn nước. Mặc dù các hộ đã

được cấp nước bởi 3 nhà máy nước của phường, nhưng tình trạng thiếu nước dùng

cho sinh họat hàng ngày vẫn thường xuyên xảy ra. Những hộ trong số 30% chưa

được cấp nước máy từ trước đến nay  vẫn phải sử dụng nước giếng khoan. Trữ lượng

nước ngầm ở khu vực đủ để cung  cấp cho sinh hoạt ngày của người dân, nhưng về

chất lượng nước lại có vấn đề.

¤ nhiễm nước mặt

Các hồ ao trong khu vực Hoàng Liệt và xung quanh đều bị ô nhiễm. Hồ Linh

Đàm là hồ lớn nhất trong khu vực với diện tích khoảng 71 ha tiếp nhận nước mưa

chảy tràn và nước thải sinh hoạt của các khu dân cư xung quanh hồ. Các ao, hồ nhỏ

khác ở Bằng A, Bằng B tiếp nhận nước thải (nước sông Tô Lịch) và là nơi để rửa rau

(rau cần, rau cải xoong, được rửa ở cá ao, hồ  trước khi mang ra chợ bán). Nước ao,

hồ có màu đen, bốc mùi hôi. Cách đây 10-15 năm, đoạn hạ lưu sông Tô Lịch (qua

các xã Hoàng Liệt, Tam Hiệp...) được nhân dân trong khu vực đánh giá là tốt, trẻ em

có thể bơi lội nhưng nay quá bẩn. Hiện nay nước sông Tô Lịch đang được sử dụng

vào mục đích trồng trọt (tưới cho rau và lúa) và nuôi cá. Tuy nhiên nước ô nhiễm

nặng gây những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người trồng rau, nuôi cá và sự phát
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triển của rau, cá. Người nông dân tiếp xúc thường với nước sông Tô Lịch bị các

bệnh ngoài da, viêm thối móng tay, móng chân. Rễ , thân rau ngập lâu trong nước

thải mới được bơm vào có thể bị thối rữa.

Chất lượng không khí

¤ nhiễm cục bộ bởi mùi hôi thối từ 1 số nguồn chính sau đây:

- Sông Tô Lịch vào những ngày nồm, thay đổi thời tiết mùi hôi thối từ sông

Tô Lịch bốc lên gây khó ch ịu đối với các gia đình kề sông

- Nước tưới cho rau, lúa, nước trong ao nuôi cá đều là nước thải của sông Tô

Lịch, sông Kim Ngưu gây mùi hôi thối. Nước thải gây mùi nhiều nhất trong khi

bơm. Thôn Bằng B và 1 số thôn khác nằm kẹp giữa sông Tô Lịch và cánh ® ồng

trồng rau, lúa nên chịu ảnh hưởng của mùi hôi thối của nước thải.

- Gió Tây Nam, thỉnh thoảng mang theo mùi khó chịu từ Nghĩa trang Văn

Điển (khu vực hỏa táng) đến 1 vài thôn (thôn Huỳnh Cung) thuộc phường Hoàng

Liệt

Chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt (chất thải thực phẩm, bao bì, xương các loại, vỏ ốc,

hến…), chất thải nông nghiệp (phân trâu, bò, lợn, gà, vịt, gốc rễ cây rau, rơm rạ...),

chất thải từ sản xuất thủ công nghiệp (vụn sắt thép...) là những chất thải rắn chính

của phường Hoàng Liệt và 1 số phường xã, xung quanh. ở đây, chất thải rắn chưa

được quản lý tốt, chưa có 1 tổ chức chuyên thu gom, vận chuyển chất thải rắn và

chưa có bãi đổ thải hợp vệ sinh.

Theo điều tra khảo sát của chúng tôi trong các năm từ năm 2003 đến nay thấy

rằng một vài địa điểm trên bờ sông Tô Lịch đang được sử dụng làm nơi đổ rác của

Bằng A, Bằng B, Huỳnh Cung và 1 số thôn , xã khác nằm dọc sông.

Việc đổ thải này một mặt gây ô nhiễm không khí (gây mùi hôi thối) và tạo

điều kiện cho các côn trùng (ruồi, nhặng) phát triển.

Diện tích khu đệm cây xanh đang bị giảm dần
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Từ năm 2004, một phần đất phía Bắc của huyện Thanh Trì được tách ra t hành

quận Hoàng Mai, trở thành một quận nội thành. Quá trình đô thị hóa nhanh từ trước

đến nay ở các khu vực ven đô, đặc biệt từ năm 2000, nhiều  diện tích đất trồng trọt,

đất vườn ở phường Hoàng Liệt và các xã phường xung quanh được chuyển sang đất

làm nhà chung cư, đất giao thông, đất công nghiệp. Việc chuyển mục đích sử dụng

đất đó đã và đang làm suy giảm diện  tích cây trồng các loại, tăng diện tích bê tông,

xi măng hóa. Điều này không những làm cho thay đổi vi khí hậu, làm thay đổi cân

bằng nước của khu vực Hoàng Liệt và xung quanh, mà còn làm giảm khu đệm xanh

cho các quận nội thành phía Nam thành phố Hà nội.
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Chương 3. Đối tượng và phương phá p nghiên cứu

3.1.  Đối tượng nghiên cứu

- Nước sông Tô Lịch - được dùng làm nước tưới cho rau ở Bằng B - phường

Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội

- Đất trồng rau tại địa phương  (xem Bản đồ hiện trạng đất)

- Hàm lượng một số KLN trong rau ở Bằng B - phường Hoàng Liệt - quận
Hoàng Mai - thành phố Hà Nội.

Hình 2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

3.2. Phương pháp nghiên cứu

1. Phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu, số liệu

* Cơ sở của phương pháp này là thu thập, nghiên cứu tất cả c ác tài liệu có

liên quan tới vấn đề nghiên cứu, các quy định, các tiêu chuẩn môi trường cho các

mục đích khác nhau.



26

* Mục đích của phương pháp:

- Hệ thống các tài liệu, số liệu rời rạc sẵn có về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã

hội của khu vực nghiên cứu (B ằng B - phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - Hà

Nội), các nguồn gây ô nhiễm và đặc điểm nước thải sông Tô Lịch, đặc biệt quan tâm

đến chất lượng nước sông nước sông tại đoạn qua Bằng B và các tài liệu khác cần

thiết cho đề tài.

- Phân tích, đánh giá các số liệu sẵn có. Với những số liệu về chất lượng nước

thải, việc phân tích, đánh giá có kèm theo so sánh với tiêu chuẩn môi trường tương

ứng. Từ đó đưa ra những nhận xét về tính phù hợp của việc sử dụng nước thải đô thị

để trồng rau tại Bằng B.

2. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp người dân

Chủ yếu là phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người

dân. Trong đó được bắt đầu  bằng việc xây dựng kế hoạch  dựa trên lý thuyết và thông

tin đã có, tiếp đó là sửa chữa kế hoạch dựa trên tiếp thu và góp ý của các chuyên gia.

Sau khi xuống địa phương khảo sát thực địa và phỏng vấn người dân, chúng tôi đã

phân tích kết quả và bổ sung các thông tin cần thiết. Cuối cùng thảo luận với người

dân, kiểm tra và tổng hợp thông tin.

Nội dung phỏng vấn liên quan đến: c ¬ cấu các hoạt động nông nghiệp mà

người dân đang sử dụng hiện nay, chất lượng nước tưới và cách thức sử dụng nước

thải cho trồng trọt, nhận thức của người dân về các biện phát phòng tránh cho bản

thân và để đảm bảo cho sản phẩm nông nghiệp, các bệnh xuất hiện những năm gần

đây đối với người dân do tiếp xúc trực tiếp với nước thải cũng như một số hiện tượng

ảnh hưởng đến rau.

Hình thức phỏng vấn là phỏng vấn bán chính thức. Các đối tượng được phỏng

vấn một cách ngẫu nhiên hoặc có chuẩn bị trước. Quá trình p hỏng vấn diễn ra bằng

cách đặt câu hỏi thông qua các buổi trò chuyện với người dân, các câu hỏi không

đưa trước cho các đối tượng phỏng vấn. Tuỳ thuộc vào mức độ cởi mở để đặt ra

nhiều câu hỏi hơn.
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3. Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu nước, đất và rau

a) Phương pháp khảo sát thực địa

Phương pháp khảo sát thực địa là rất cần thiết giúp người nghiên cứu có cái

nhìn tổng quát và sơ bộ về đối tượng nghiên cứu đồng thời kiểm tra lại tính chính

xác của những tài liệu, số liệu đã thu thập từ đó xử lý tốt hơn trong bước tổng hợp và

phân tích. Từ khảo sát thực tế đó đưa ra nhận xét chung cho tình trạng ô nhiễm của

toàn vùng và những ảnh hưởng môi trường khác nhau.

b) Phương pháp lấy mẫu nước, đất và rau:
Mẫu nước, đất và rau được lấy ở tất cả các khu thuộc thôn có trồng rau tưới

nước của sông Tô Lịch là: Trạm bơm, nước giếng, nước mưa, đường Ngang Trong,

đường Ngang Ngoài, Trung Đồng, Xã Can, Mả Cả, Sau Đồng, Mả Mét và Thanh

Oai. Mẫu được lấy 4 lần vào các tháng 1, tháng 4,5 và tháng 9 .

 Lấy mẫu nước và đất :

- Lấy mẫu nước tại đầu nguồn trạm bơm

- Tại các ruộng trồng các loại rau khác nhau nhận nước trực tiếp và gián tiếp

từ kênh tưới, đồng thời mẫu đất lấy tại những ruộng trồng rau cạn

- Mẫu nước lần 1được lấy trong tình trạng đã lắng trong. Ba lần sau (lần 2, 3

và 4)  mẫu nước được lấy trong tình trạng khấy nước từ các tầng dưới

- Mẫu đất được lấy ở tầng 0 - 20 cm đối với ruộng trồng rau cạn, tầng bùn ở

những ruộng trồng rau có chế độ tưới ngập, ghi độ dày tầng bùn.

 Lấy mẫu rau:

- Các loại rau khác nhau ở nh ững vị trí trực tiếp và gián tiếp nhận nước tưới từ

kênh

- Các loại rau chia ra: Rau nước (rau muống, rau cần rau rút, rau cải xoong);

Rau cạn  (rau muống, rau ngải cứu, rau diếp cá, rau mùng tơi)

- Mỗi mẫu rau lấy 500 g từ 3 điểm khác nhau trong ruộng rồi  gộp lại lấy mẫu

chung, cho vào túi nilon rồi gửi đến phòng phân tích để bảo quản trong tủ lạnh.
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c) Các phương pháp phân tích

1. Phương pháp phân tích mẫu nước

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân
tích

Mô tả phương
pháp Thiết bị sử dụng

1 Hg Quang phổ hấp thụ
nguyên tử

Bay hơi lạnh.
Dùng HNO3 đặc
và SnSO4 20%

MVU-AAS, bước sóng
253,7 nm

2 As
Phương pháp
hydrua hoá trên
máy AA 6501S

Dùng KI 20% và
HCl đặc đun phân
huỷ

HVG-AAS, bước sóng
193,7 nm

3 Pb, Cd Phương pháp
furnace Kỹ thuật lò graphít GFA-AAS, bước sóng

283,3 nm và 228,8 nm

4 Nts Phương pháp
Kjeldahl.

Phá mẫu bằng
H2SO4 + HClO4

5 Kts Quang kế ngọn lửa Phá mẫu bằng
H2SO4 + HClO4

Jenway PFP.7 Anh

6 Pts So màu quang điện Phá mẫu bằng
H2SO4 và HClO4

600 - 800 nm
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2. Phương pháp phân tích đất

TT Chỉ tiêu
phân tích

Phương pháp phân
tích Mô tả phương pháp Thiết bị sử dụng

1 N% Kjeldahl H2SO4 + HClO4
Bộ cất Gerhard
Đức

2 P2O5 % So màu H2SO4 + HClO4
Spectronic 21D
Mỹ

3 K2O % Quang kế ngọn
lửa H2SO4 + HClO4

Jenway PFP.7
Anh

4 N dt
Triurin và
Kononova 10g/50ml H2SO4 0,5N Bộ cất Gerhard

Đức

5 P2O5 dt Oniani 1g/25ml H2SO4 0,1N Spectronic 21D
Mỹ

6 K2O dt Quang kế ngọn
lửa 1g/25ml H2SO4 0,1N Jenway PFP.7

Anh

7 Pb, Cd
Quang phổ hấp
thụ nguyên tử với
kỹ thuật lò graphít

Chiết bằng HNO3 dùng lò
vi sóng để phân huỷ

GFA-AAS,
bước sóng 283,3
nm và 228,8 nm

8 As

Quang phổ hấp
thụ nguyên tử với
kỹ thuật Hydrua
hoá mẫu

Chiết bằng HNO3 dùng lò
vi sóng để phân huỷ sau
đó dùng KI, HCl  để khử
As (V) về As (III)

HVG-AAS,
bước sóng 193,7
nm.

9 Hg Quang phổ hấp
thụ nguyên tử

Đun đất cùng bột Fe, CaO
rồi ngưng tụ Hg sau đó
hoà tan bằng HNO3 đặc
nóng

MVU-AAS,
bước sóng 253,7
nm
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3. Phương pháp phân tích mẫu rau

* Phương pháp phân tích kim loại nặng trong rau (As, Hg, Pb, Cd):

- Mẫu rau lần 1 và lần 2 phân tích theo phương pháp sau:

Vô cơ hoá mẫu bằng phương pháp ướt, đo bằng AAS (quang phổ hấp thụ nguyên tử)

theo tiêu chuẩn Nhật Bản năm 1991. Lấy 5 - 10g rau tươi, 20 ml H2SO4 + 10 ml HNO3 cho

vào bình Kendan. Đun nóng bình cho đến khi mất màu nâu.

Để nguội sau đó cho thêm tiếp 5 - 10 ml HNO3 và đun nóng cho đến hết màu nâu.

Cho thêm vào 10 ml amoni sunfat để bão hoà cho hết khói trắng. Định mức đến 100 ml

bằng nước cất deion, lọc qua giấy lọc. Lấy dung dịch sau khi lọc để đo kết qủa. Hg đo bằng

máy ASS với chế độ không ngọn  lửa, As, Cd,  Pb đo bằng máy ASS với chế độ ngọn lửa.

- Lần 3 mẫu rau các chỉ tiêu KLN được xác định theo phương pháp:

Lấy mẫu trung bình từ 3 mẫu gộp lại. Làm phân tích lặp lại 2 lần.

Rau lấy về được đem xác định độ ẩm ngay. Phần mẫu còn lại (9/10) ® em phơi khô

rồi sấy ở 70 độ C. Đem nghiền rồi công phá bằng dung dịch cường toan ngược. Lọc rồi gửi

đi phân tích bằng phương pháp AAS -GF. Sau khi nhận được số liệu phân tích bằng mg/lít

sẽ được qui đổi sang đơn vị mg/kg chất khô rồi qui sang mg/kg chất tươ i.

* Phương pháp xác định ion:

Theo phương pháp của Bộ Y tế và sức khoẻ Nhật Bản (Analytical methods of Food

additives - 1989 by Ministry of Health and Welfare) (Japan). Lấy khoảng 5 - 10 g rau tươi

đem đồng hoá, rồi chiết với nước deion nóng + 5 ml peclo rre axit 1%. Lọc qua giấy lọc,

dung dịch thu được cho qua cột C 18, màng lọc 0,45m và đo bằng máy HPLC  (sắc ký lỏng

hiệu năng cao).

Các mẫu phân tích được tiến hành tại các phòng thí nghiệm của Viện hoá công

nghiệp, Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, Viện Nông hoá Thổ nhưỡng, và Viện

Công nghiệp thực phẩm.

4. Phương pháp lấy và phân tích mẫu không khí

Để đánh giá chất lượng môi trường không khí trong khu vực nghiên cứu, các chỉ tiêu
đặc trưng đã được đo đạc và lấy mẫu phân tích.

- Dùng GPS để định vị các vị trí lấy mẫu và các vị trí của các nhà máy xung quanh.

- Dùng máy Integrating Sound Leven Meter Type 6226 - Mỹ để đo tiếng ồn.

- Lấy mẫu bụi bằng cách sử dụng máy DESAGA - 212 hiện số trực tiếp của Nhật.

- Lấy mẫu khí độc bằng máy DESAGA - 212 - Đức để hút khí theo các TCVN
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- Lấy mẫu khí bằng phương pháp hấp thụ với các dung dịch thích hợp theo các tiêu chuẩn
TCVN 5975-1995, ISO 7934-1998; TCVN 5978-1995, ISO 4221-1980; TCVN 5968-1995;
TCVN 5971-1995, ISO 6767-1990. Sử dụng H2O2 30% làm dung dịch hấp phụ khí SO 2;
Paladi clorua để hấp thụ CO; NaOH 0,5M để hấp thụ NO x ; KI 1% để hấp thụ O3 …

- Phân tích chất lượng không khí th eo các chỉ tiêu CO, CO2, NO2, H2S, O3 và SO2 bằng các
phương pháp có độ chính xác cao như phương pháp sắc kí khí, quang phổ hấp thụ nguyên
tử và so màu quang điện. Cụ thể các định SO2 theo phương pháp trắc quang dùng thorin ;
xác định CO bằng phương pháp Paladi clorua; xác định NO2 bằng phương pháp Griess-
Ilesvay ; xác định O3 bằng phương pháp Iot/dimetyl –p-phenylendiamin.

5. Các phương pháp sử dụng để đánh giá kết quả phân tích

- So sánh với các TCVN và thế giới về ngưỡng giới hạn về kim loại nặng đối vớ i

nước tưới, đất và cây rau an toàn

- Phân tích dữ liệu để tìm qui luật ô nhiễm trong các mẫu nước, đất và các loại rau;

các phương thức tưới, phân bố trong khu vực nghiên cứu.
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Chương 4. Kết quả nghiên cứu đối với các thành phần môi trường

4.1. Chất lượng môi trường không khí

Kết quả đo và phân tích chất lượng môi trường không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. Các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí

TT Toạ độ Bụi
max

(mg/m3)

Bụi min
(mg/m3)

Bụi TB
(mg/m3)

Độ ồn
Trung

bình (dB)

CO
mg/m3

NO2

mg/m3
SO2

mg/m3

T1 20057’19.1’’
105049’42.7’’ 0.12 0 0.08 58.2 2,342 0,013 0,023

T2 20057’25.3’’
105049’31.2’’ 0.20 0.01 0.11 65.4 2,251 0,012 0,022

T3 20057’32.9’’
105049’38.5’’ 0.12 0 0.06 56.1 2,792 0,015 0,027

T4 20057’38.5’’
105049’07’’ 0.22 0.03 0.08 58.6 2.182 0.012 0.021

T5 20057’44,9’’
105049’06,8’’ 0.32 0.06 0.18 68.7 2,071 0,011 0,02

TCVN 5937 – 1995,
TCVN 5949 – 1998 - - 0.3 60.0 40 0.4 0.5

Chó thÝch:

T1: Khu dân cư, cách nhà máy pin Văn Điển và phân lân 1 km, chịu ảnh h ưởng của

khói, có xưởng tái chế inox, trời râm, nóng, cách bờ sông 200 -300m

T2: Trạm bơm đang hoạt động, trời âm u, có x ưởng gỗ gần đó, mẫu lấy cách bờ

sông 5m cách trạm bơm 2 m

T3: Trong khu ruộng rau Bằng B, lấy gần ruộng rau muống và rau cần ta, ngập n ước,

có kênh dẫn nước từ trạm bơm

T4: Khu dân cư Bằng A

T5: Gần sông Tô Lịch, gần ® ường Kim Giang, nhiều xe máy đi qua

TCVN 5937 – 1995: Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

TCVN 5949 – 1998: Mức ồn tối đa cho phép  đối với khu dân cư

Độ bụi : Trong khu vực đo, mức độ bụi thấp hơn TCCP rất nhiều

Độ ồn : So với TCVN đối với khu dân cư trong khoảng thời gian 6g -18g (60dB) cho
thấy mức độ ồn đạt tiêu chuẩn, chỉ có 1 điểm đo cạnh đường giao thông thì cao hơn tiêu
chuẩn độ ồn.

Các chất khí độc hại trong môi trường: Các khí CO, SO2, NO2 đều thấp hơn ngưỡng
cho phép.
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Như vậy có thể nói chất lượng không khí đối với các chỉ tiêu nghiên cứu trong khu
vực là đạt tiêu chuẩn TCVN đối với môi trường không khí xung quanh.

4.2. Chất lượng môi trường nước

a. Chất lượng nước sông Tô Lịch

Nước thải Hà Nội chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, chứa

nhiều yếu tố độc hại, lại gần như không được xử lý trước khi đổ vào hệ thống thoát nước

nói chung của thành phố. Mặt khác, do hệ thống thoát nước của Hà nội đã xuống c ấp nên

mùa mưa nước bẩn dưới cống dâng lên cùng với các dạng chất thải khác (rác thải) của

thành phố đều đổ ra các con sông thoát nước của Hà nội. Đây là một trong những nguyên

nhân quan trọng làm gia tăng mức độ ô nhiễm nước sông Tô Lịch, làm cản trở sự t iêu thoát

nước và ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của sông.

Chất lượng nước sông Tô Lịch chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nước thải của các

nguồn gây ô nhiễm trong lưu vực sông. Mỗi ngày thành phố Hà Nội thải ra khoảng 345.000

m3 nước thải, trong đó nước thải  sinh hoạt khoảng 188.000 m 3, nước thải công nghiệp

150.000 m3, nước thải bệnh viện 7.000 m 3.

Bảng 5:  Khối lượng các loại nước thải của Hà Nội

Thể tích Thể tích nước thải được xử lý

STT Loại hình m3/ngµy % m3/ngµy %

1 Nước thải sinh
hoạt

188.000 54,5% 0 0

2 Công nghiệp và
dịch vụ

150.000 43,5% 11.523 7,68

3 Bệnh viện 7.000 2,0% 1.490 21,3

Tổng cộng 345.000 100% 13.013 28,98

Nguồn: Sở KHCNMT Hà Nội, 2001

Nước thải từ nội thành Hà Nội được đổ vào hệ thống cống rãnh, mương và 4 con

sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét và các hồ, ao. Tổng chiều dài của hệ thống dẫn nước thải,

nước mưa là 300 km, trong đó 74 km được xây từ thời Pháp thuộc, còn lại được xây dựng

sau năm 1954 cho đến nay.
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Bảng 6:  Kích thước các sông ở Hà Nội

Tên sông Chiều dài (km) Bề rộng (m) Độ sâu (m)

Tô Lịch 13,5 5-45 2-5

Kim Ngưu 12,2 4-30 3-4

Sét 6,7 4-30 3-4

Lừ 5,8 4-25 2-4

Nguồn: Sở KHCNMT Hà Nội, 2001

Chất lượng nước sông Tô Lịch đoạn từ nội thành chảy ra vùng ngoại thành do Viện

Môi trường và Phát triển Bền vững, 2003 nghiên cứu cho thấy nhiều chỉ tiêu về thành phần

nước của sông Tô Lịch đều vượt tiêu  chuẩn cho phép (tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

không sử dụng cho mục đích sinh hoạt ), riêng giá trị pH đạt giá trị tiêu chuẩn. Đặc biệt có

một số chỉ tiêu như coliform, COD, N-NH4, BOD5  vượt ngưỡng cho phép nhiều lần [27].

Sự biến động về giá trị các thông số cũng thay đổi theo tuyến lấy mẫu từ vùng nội

thành ra vùng ngoại thành. Nguyên nhân là do có sự thay đổi về nguồn thải theo từng khu

vực và do quá trình làm sạch tự nhiên c ủa sông [27].

Cụ thể, tại khu vực từ cống Bưởi đến Cống Mọc khu vực này tập trung nhiều khu

dân cư, bệnh viện, các cơ sở chế biến nên hàm lượng các chất ô nhiễm tăng mạnh. Đoạn

còn lại do nguồn ô nhiểm ít hơn, và cũng đã được tự làm sạch một phần, mức độ ô  nhiễm

có giảm nhưng vẫn vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần  [27].

Nước thải sông Tô Lịch còn bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng như Pd, Mn, Zn  có

nguồn gốc phát sinh chủ yếu từ nước thải của các ngành công nghiệp như cơ khí, dệt, mạ.

Do có khả năng di chuyển, tích luỹ trong các mắt xích của hệ sinh thái mà kim loại nặng có

khả năng gây nên các hiểm họa sinh thái lâu dài [13]. Vì vậy, để sử dụng nước thải trong

trồng rau và nuôi thuỷ sản người ta đặc biệt quan tâm đến nồng độ của các kim loại nặng

có trong nước thải. Các chỉ tiêu kim loại nặng đều dưới mức tiêu chuẩn cho phép với nước

mặt loại B, chỉ một số các điểm phân tích có giá trị tương đối cao. Tuy nhiên, các kết quả

này cũng rất cận với tiêu chuẩn cho phép. Hơn nữa do dân số đô thị ngày càng tăng, các

loại hình thải ngày càng đa dạng, vì vậy các kết quả này cũng nên phải xem xét để có

những kế hoạch xử lý phù hợp. (Viện môi trường và phát triển bền vững, 2003).



35

b. Chất lượng nước tưới tại Bằng B

Nước sông chảy qua trạm bơm Bằng B có 2 dòng chảy:

- Dòng chảy từ hồ Yên Sở qua thôn Bằng B, chảy vào sông Tô Lịch rồi về sông Nhuệ:

là hướng dòng chảy chính trong năm

- Dòng chảy sông Tô Lịch từ nội thành qua thôn Bằng B về hồ Yên Sở

Thực tế cho thấy hầu hết thời gian trong năm nước chảy theo hướng về sông Nhuệ.

Chỉ trong trường hợp mưa to, kéo dài (chủ yếu là vào mùa mưa), sông Nhuệ không kịp

thoát nước cho thành phố thì trạm bơm Yên Sở bơm nước, khi đó dòng chảy đổi hướng

chảy ngược lại, từ nội thành qua Bằng B về hồ Yên Sở để thoát nước ra sông Hồng. Sự thay

đổi dòng chảy này không tuân theo quy luật tự nhiên, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh thực tế mà

người ta tháo van tại cầu Bươu để thoát nước ra sông Nhuệ hay cho trạm bơm Yên Sở hoạt

động để thoát nước ra sông Hồng.

Điều tra thực tế cho thấy, theo cảm quan khi nước chảy theo hướng từ nội thành về

hồ Yên Sở thì nước có chất lượng xấu do dòng chảy này tiếp nhận nước thải của nhiều nhà

máy, xí nghiệp gây ô nhiễm trong nội thành như nhà máy sơn, nhuộm… Còn khi nước chảy

từ hồ Yên Sở về nội thành thì sạch hơn do dòng chảy nh ận nước thải của ít nguồn gây «

nhiễm hơn. Mặc dù biết được đặc điểm này của nước sông nhưng khi bơm nước phục vụ

cho sản xuất nông nghiệp ở Bằng B, người ta chỉ quan tâm đến nhu cầu sản xuất, khi nào

cần nước thì bơm chứ không để ý đến hướng dòng chảy để tránh bơm nước sông có chất

lượng xấu. Thông thường, trạm bơm hoạt động với tần suất trung bình là 1 tuần 1 lần, nếu

trời mưa nhiều có thể 10 ngày đến 2 tuần mới bơm 1 lần.

Khoảng 3 – 5 năm về trước, nước sông trong hơn, có màu xanh và chỉ hơi đen,

không có mùi thối hoặc mùi thối nhẹ. Trong thời gian khoảng 2 – 3 năm trở lại đây, nước

sông có những biểu hiện ô nhiễm hơn: nước sông có màu đen đặc hầu như quanh năm, có

váng vàng, váng sơn (nhưng khi qua mương vào ruộng thì hết váng), ánh vàng đen hoặc

ánh tím dưới ánh nắng mặt trời, chỉ thỉnh thoảng nước có màu xanh đen.

Nói chung, nước sông hầu như quanh năm có màu đen đặc, mùi thối, sự thay đổi

chất lượng nước (nước trong hơn, đỡ mùi hơn hay nước đen đặc hơn, mùi thối nặng hơn,

bọt có màu bất thường (hồng, n âu trắng)) là không có chu kỳ, không theo thời gian cố định
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trong năm. Theo kinh nghiệm của nông dân, nước có màu xanh đen, khi bơm lên có bọt

màu trắng là nước có chất lượng tốt. Đối với nước có màu đen thẫm, mùi tanh, thối, khi

bơm có nhiều bọt trắng với  cặn đen trên bề mặt bọt (bọt có màu trắng nâu), hoặc có bọt

hồng nhạt, nhờn (cảm nhận bằng tay khi sờ vào) là nước có chất lượng xấu.

Các mẫu nước gồm hồ điều hoà trong khu vực là Hồ Yên Sở, Hồ Linh Đàm, mẫu

nước lấy tại trạm bơm và các mẫu nước lẫy tại c ác ruộng trồng rau trong khu vực nghiên

cứu được đem đi phân tích các chỉ tiêu về dinh dưỡng và các kim loại nặng chủ yếu, kết quả

được trình bày trong bảng sau:
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Bảng 7. Hàm lượng chất dinh dưỡng và một số kim loại nặng trong các mẫu nước (lần 1)
STT KÝ

hiệu
mẫu

Mô tả (loại rau
được trồng)

N-NH4

(mg/l)
N-NO3

(mg/l)
N-NO2

(mg/l)
Nts

(mg/l)
Pts

(mg/l)
K

(mg/l)
Pb

(mg/l)
Cd

(mg/l)
As

(mg/l)
Hg

(mg/l)

1 1 Hồ Yên Sở 3,71 0,033 0,055 3,798 1,66 15,4 0,001 0,001 0,002 0,0001
2 2 Hồ Linh Đàm 22,05 0,034 0,094 22,178 2,55 13,9 <0.001 0,002 0,002 0,0002
3 3 Tại trạm bơm 8,49 0,025 0,05 8,565 0,59 17,1 <0.001 0,002 0,025 <0.0001
4 6 Muèng 24,64 0,034 0,046 24,72 1,69 10,1 0,003 0,003 0,003 0,0001
5 11 Muèng 2,71 0,015 0,442 3,167 1,46 5,03 0,002 0,002 0,001 0,0002
6 13 Cần 6,26 0,032 0,491 6,783 2,75 1,27 0,002 0,002 0,002 0,0001
7 14 Muèng 19,33 0,008 0,078 19,416 3,48 5,71 0,002 <0.001 0,003 <0.0001
8 18 Muèng 27,12 0,035 0,745 27,9 1,61 3,79 0,003 0,001 0,004 <0.0001
9 24 Muèng 10,92 0,015 0,054 10,989 1,4 9,62 0,002 0,002 0,007 0,0002
10 25 Cần 3,3 0,058 0,197 3,555 1,34 26,5 0,002 0,001 0,001 0,0001

TCVN 5942-1995,
TCVN 6773-2000 1 15 0,05 2,0 2,0 0,1 0,02 0,05-0,1 0,002

Số liệu bảng trên cho thấy, nước thải sông Tô Lịch dùng để tưới (lấy tại trạm bơm) có hàm lượng N, K cao, đây là nguồn
cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho cây rau ở đây. Các kết quả phân tích mẫu nước ở Hồ Linh Đàm cho thấy hiện tượng phú
dưỡng còn cao hơn, Hồ Yên Sở chỉ có hàm lượng K cao hơn TCVN cho nước thải loại B. Hàm lượng N-NH4 lấy ở mẫu nước lấy
tại trạm cao hơn TCVN đối với nước tưới nông nghiệp có thể dẫn đến sự ô nhiễm NO3 trong rau. Hàm lượng N-NH4, N-NO2 trong
các ruộng có sự khác biệt nhiều do sử dụng phân khoáng (người dân thường dùng urê) bón cho rau.

So với TCVN 5942-1995, TCVN 6773-2000 thì các KLN Pb, Cd, Hg có hàm lượng dưới ngưỡng giới hạn. Hàm lượng As
tại  trạm bơm có hàm lượng 0,025 mg/l nằm trong ngưỡng 0,05-0,1 mg/l, nhưng nếu sử dụng liều lượng tưới lớn thì đây là nguồn «
nhiễm As chủ yếu cho đất và cây rau. Ngoài ra còn một nguồn gây ô nhiễm As quan trọng là phân bón: trong phân chuồng chứa
As từ 3-25 mg/kg; phân lân 2-1200 mg/kg; phân đạm chứa 2,2-120 mg/kg [2].

Càng gần trạm bơm hàm lượng As trong nước càng cao, càng xa trạm bơm (Mả Mét) hàm lượng của nó giảm dần.  Các
mẫu nước lấy trong ruộng có hàm lượng KLN thấp hơn TCVN vì nước được lấy trong trạng thái tĩnh, nước đã lắng trong nên chứa
ít KLN hoà tan.
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Mẫu nước lần 2 và 3 được lấy trong trạng thái khuấy đục.

Bảng 8. Hàm lượng tổng số các chất dinh dưỡ ng trong nước

STT KH
M Vị trí lấy mẫu Loại rau trồng Nts

(mg/l)
P2O5 ts
(mg/l)

K2Ots
(mg/l)

Lần 2
11 2.1 Nước giếng khoan 0,56 0,87 8,28
12 2.2 Sông Tô Lịch 23,52 3,23 65,76
13 2.3 Đường Ngang Trong Muống 15,12 1,85 57,84
14 2.4 Đường Ngang Trong Cải xoong 25,76 1,58 50,76
15 2.5 Đường Ngang Ngoài Cần 7,84 1,97 40,08
16 2.8 Nước mương xây 7,84 2,75 41,52
17 2.9 Nước hồ 5,60 1,29 92,28

Lần 3
18 3.1 Nước mưa 8,4 0,62 -
19 3.2 Nước giếng khoan 16,8 1,49 -
20 3.3 Sông Tô Lịch 19,6 1,86 -
21 3.4 Đường Ngang Trong Cải xoong 11,2 1,48 -
22 3.5 Đường Ngang Trong Muống 8,4 1,24 -
23 3.6 Đường Ngang Ngoài Muống 5,6 1,24 -
24 3.7 Đường Ngang Ngoài Cần 2,8 1,23 -
25 3.8 Trung Đồng Cần 5,6 1,36 -

 TCVN 6773-2000 - 2,0 2,0

So sánh kết quả lần 2 và 3 với cùng phương pháp phân tích và lấy mẫu trong trạng

thái khuấy đục nhưng ở hai thời điểm khác nhau trong năm cho thấy:

- Vào mùa đông (lần 2) nước sông Tô Lịch (tại trạm bơm) có nồng độ các chất cao

hơn mùa mưa (lần 3). Cụ thể lần 2 nước sông Tô Lị ch lấy tại trạm bơm có hàm lượng  N:

23,52 mg/l; P: 3,23 mg/l; K: 65,76 mg/l; trong khi đó ở lần 3 cho kết quả N: 19,6 mg/l; P:

1,86 mg/l. Chứng tỏ hàm lượng các chất có trong nước sông Tô lịch thay đổi theo các mùa

trong năm do sự thay đổi của nguồn thải và lượng mưa.

- Hàm lượng trung bình một số chất dinh dưỡng trong các mẫu nước lấy trong ruộng

trồng rau cũng có xu hướng tuân theo quy luật trên. Vào mùa đông hàm lượng trung bình

của N: 16,24 mg/l; P: 1,80 mg/l; K: 49,56 mg/l còn vào đầu mùa mưa thì hàm lượng trung

bình N: 6,7 mg/l; P: 2,31 mg/l.
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Khi lấy mẫu nước ở trạng thái khuấy đục ta thấy hàm lượng các chất dinh dưỡng (N,

P, K) cao hơn lấy mẫu ở trạng thái lắng trong.

Hàm lượng một số chất dinh dưỡng (N, P, K) tại các ruộng đều nhỏ hơn nước ở trạm

bơm, điều này chứng tỏ cây trồng đã hút thu các chất cần thiết trong quá trình sinh trưởng

và phát triển. Chỉ có 1 mẫu tại ruộng trồng cải xoong 2 .4 có nồng độ N cao hơn trong nước

sông có thể do mới được bón phân đạm.

Bảng 9. Hàm lượng kim loại nặng trong mẫu nước ở các lần lấy mẫu khác nhau

Pb Cd As HgST
T

KH
M Vị trí lấy mẫu Loại rau

trồng (mg/l)
Lần 2

11 2.1 Nước giếng khoan - - 0,00794 -
12 2.2 Sông Tô Lịch - - 0,00254 -
13 2.3 Đường Ngang Trong Muống

nước
- - 0,00411 -

14 2.4 Đường Ngang Trong Cải xoong - - 0,00531 -
15 2.5 Đường Ngang Ngoài Cần - - 0,00232 -
16 2.8 Nước mương xây - - 0,00222 -
17 2.9 Nước hồ - - 0,00130

Lần 3
18 3.1 Nước mưa 0,0005

9
0,021 0,00122 0,0003

119 3.2 Nước giếng khoan 0,0001
6

0,017 0,00186 0,0001
220 3.3 Sông Tô Lịch 0,0002

3
0,002 0,00093 0,0004

321 3.4 Đường Ngang Trong Cải xoong 0,0004
1

0,003 0,00123 0,0004
022 3.5 Đường Ngang Trong  Muống 0.0006

8
0,007 0,00217 0.0001

523 3.6 Đường Ngang Ngoài  Muống 0,0014
5

0,003 0,00102 0,0004
524 3.7 Đường Ngang Ngoài Cần 0,0011

1
0,003 0,00153 0,0001

625 3.8 Trung Đồng Cần 0,0027
0

0,018 0,00204 0,0001
2Lần 4

26 4.1 Nước máy - -  0,015 <0,000
227 4.2 Sông Tô Lịch - - 0,04 <0,000
228 4.3 Đường Ngang Trong Muống - - 0,07 <0,000
229 4.4 Đường Ngang Ngoài Muống - - 0,08 <0,000
230 4.5 Mả Cả Muống - - 0,04 <0,000
2TCVN 5942-1995 (Loại B) 0,1 0,02 0,1 0,002

So với TCVN 5942-1995 (loại B) cho thấy hàm lượng các KLN như Pb, Cd, Hg

trong nước tưới ở khu vực nghiên cứu dưới ngưỡng cho phép.

Hàm lượng As trong nước sông Tô Lịch tại trạm bơm dao động 0,00093 – 0,04 mg/l

chưa vượt quá ngưỡng TCVN 5942-1995 (0,05 - 0,1 mg/l), nhưng nếu sử dụng liều lượng tưới

lớn thì đây là nguồn ô nhiễm As chủ yếu cho đất và cây rau. Ngoài ra còn một nguồn gây «
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nhiễm As quan trọng là phân bón: trong phân chuồng chứa As từ 3 - 25 mg/kg; phân lân 2 -

1200 mg/kg; phân đạm chứa 2,2 - 120 mg/kg [16].

Hàm lượng một số KLN có xu hướng thay đổi theo các vị trí khác nhau trên cánh

đồng và theo trạng thái nước lấy mẫu :

- Mẫu nước lấy ở trạng thái lắng trong (lần 1) càng gần trạm bơm hàm lượng As

trong nước càng cao, càng xa trạm bơm hàm lượng của nó giảm dần. Mẫu nước có hàm

lượng As thấp nhất là 0,001 mg/l, cao nhất là mẫu 3 (bảng 7) tại trạm bơm đạt 0,025 mg/l.

Các mẫu nước lấy trong ruộng có hàm lượng KLN thấp vì nước được lấy trong trạng thái

tĩnh nên chứa ít KLN hơn.

- Các lần lấy mẫu sau nước trong ruộng và trên kênh xi măng được lấy ở trạng thái

khuấy đục có hàm lượng cao hơn tại trạm bơm . Ví dụ Pb mẫu 3.3 tại trạm bơm 0,00023

mg/l  còn hàm lượng trong nước tại các ruộng đều đạt 0,00041 – 0,00270 mg/l. Hàm lượng

As trong mẫu 4.2 tại trạm bơm là 0,04 mg/l trong khi hàm lượng trong nước tại các ruộng

dao động 0,04 – 0,08 mg/l.

Hàm lượng Cd trong nước mưa 3.1 có hàm lượng 0.021 mg/l vượt ngưỡng 0,02 mg/l,

điều này có thể do các nhà máy sản xuất xung quanh với các công nghệ lạc hậu của những

năm 50 thế kỉ 20, khi hoạt động đã xả vào môi trường một lượng lớn khói bụi chứa Cd gây

nên sự ô nhiễm không khí  nguyên tố này.

Nghiên cứu sự ô nhiễm hàm lượng KLN trong nước thải và cặn bùn của một số nhà

máy và sông thoát nước ở Hà Nội của Lê Thị Thuỷ, Nguyễn T hị Hiền, Hà Mạnh Thắng,

2003 [24] cũng cho kết luận tương tự với các nguyên tố Cu, Pb, Zn, Cd. Kết quả chỉ ra

rằng:

- Hàm lượng KLN (Cu, Pb, Zn, Cd) ở các mẫu nước và mẫu cặn bùn của một số nhà

máy và sông thoát nước của Hà Nội chưa biểu hiện mức độ ô nhiễm. Tuy nhiên vẫn có một

điểm tại cống thải của nhà máy Pin Văn Điển hàm lượng Zn vượt mức tiêu chuẩn so với

TCVN 5942 – 1995 (2mg/l) có thể do quy trình sản xuất của nhà máy Pin sử dụng nhiều

nguyên vật liệu chứa Zn.

- Nồng độ KLN trong nước thải vào mùa đông cao hơn vào mùa mưa gấp nhiều lần

do quá trình pha loãng của nước mưa.
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- Các mẫu cặn bùn còn lại hàm lượng cả 4 KLN đều vượt hoặc vượt rất xa so với

mức cảnh báo của Canađa và lớn hơn gấp hàng trăm đến hàng nghìn lần so với nước thải.

Như vậy, hàm lượng các KLN như As, Pb, Cd và Hg trong nước tưới ở khu vực

nghiên cứu nằm dưới ngưỡng của TCVN 5942 -1995 (loại B). Riêng As có hàm lượng trong

nước tương đối cao, nếu tưới với liều lượng lớn có thể gây ô nhiễm cho đất và cây rau .

4.3. Chất lượng môi trường đất

Nguồn nước sông Tô Lịch đã được sử dụng là nguồn nước tưới chính cho địa phương

từ rất lâu, chính vì vậy đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đất nông nghiệp của

vùng. Để xác định chất lượng đất trồng tại Bằng B, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các

mẫu đất ở các ruộng khác và theo thời gian khác nhau. Cụ thể: Lần 1 - 19 mẫu; lần 2 - 6

mẫu; lần 3 - 10 mẫu; lần 4 - 5 mẫu. Các ruộng được lựa chọn lấy mẫu đất bao gồm cả các

ruộng trồng rau cạn và rau nước với đặc tính nước tưới khác nhau (nhận nước trực tiếp hay

gián tiếp). Hàm lượng các chất dinh dưỡng và KLN trong đất phụ thuộc nhiều vào tính chất

nước tưới. Hàm lượng các chất dinh  dưỡng trong đất trồng rau tại Bằng B được trình bày ở

bảng sau:
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Bảng 10. Một số tính chất hoá học trong các mẫu đất  tại khu vực nghiên cứu

OM N P2O5 K2O N P2O5 K2O
TTKHM Vị trí Đất trồng

rau
pHH2O pHKCl

Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g đất)

Lần 1

1 1.4

Đường Ngang
Trong

Muèng - - -

0,20 0,31 1,64 9,24 15,5 13,2

2 1.5

Đường Ngang
Trong

Cần - -

0,17 0,41 1,61 5,32 32,4 8,2

3 1.10

Đường Ngang
Ngoài

Cần - - -

0,14 0,33 1,48 4,48 16,5 10,8

4 1.12

Đường Ngang
Ngoài

Rút - - -

0,18 0,26 1,65 6,44 35,2 6,1

5 1.13 Trung Đồng Cần - - - 0,12 0,32 1,45 4,48 16,7 5,8

6 1.15 Trung Đồng Cải xoong - - - 0,18 0,29 1,66 9,8 18,2 16,9

7 1.18 Xã Can Muống - - - 0,16 0,30 1,37 6,16 23,7 6,8

8 1.19 Mả Cả Cần - - - 0,18 0,27 1,46 5,04 32,2 11,7

9 1.21 Sau Đồng Ngải cứu - - - 0,12 0,26 1,13 3,36 18,8 4,6

10 1.24 Mả Mét Muống - - - 0,15 0,31 1,42 3,92 18 11,8

11 1.25 Lòng Roọc Cần - - - 0,25 0,37 1,89 10,92 18,6 34,7

12 1.26 Thanh Oai Ngải cứu - - - 0,11 0,25 1,41 4,2 23,5 7,0

Lần 2

1 2.1 Đường Ngang
Trong Muèng 6,78 6,06 2,40 0,18 0,39 1,38 4,76 24,8 15,4

2 2.4 Đường Ngang
Trong

Cải xoong 6,96 6,47 1,93 0,15 0,26 1,33 6,44 18,2 15,6

3 2.5 Đường Ngang
Ngoài

Cần 7,24 6,94 2,64 0,20 0,25 1,39 3,92 22,8 10,3

4 2.6 Thanh Oai Muống cạn 7,03 6,12 1,99 0,16 0,22 1,18 4,20 13,5 17,2

5 2.7 Loòng Roọc Ngải cứu 6,74 5,61 1,70 0,13 0,32 0,94 2,52 21,2 7,1

6 2.10 Đường Ngang
Ngoài Cần 7,26 7,04 2,58 0,19 0,29 1,48 3,64 16,6 12,8
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Kết quả phân tích ở bảng trên so với thang đánh giá chất lượng đất cho thấy:

- Độ chua (pH) đất: pH là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong quá trình đánh

giá độ phì của đất. pH gây ảnh hưởng đến đời sống của hệ sinh vật đất và đặc biệt là có ảnh

hưởng mạnh đến các quá trình lý, hoá, sinh học của đất tác động trực tiếp đến quá trình hút

thu chất dinh dưỡng của cây trồng. Độ chua đất không chỉ làm giảm hiệu lực của phân bón

mà còn gây ảnh hưởng lớn đến các dạng tồn tại của các nguyên tố KLN. Thông thường các

KLN sẽ tồn tại ở dạng kết tủa hydrôxyt khi môi trường có pH cao (pH > 5). Ví dụ: C u sẽ bị

kết tủa hydrôxyt khi pH > 4,7.

Theo kết quả phân tích pH KCl của các mẫu đất trồng trong khu vực nghiên cứu dao

động trong khoảng 5,61 - 7,04 đều không chua.  Nhóm đất cây trồng cạn dao động trong

khoảng 5,61 - 6,12 trung bình là 5,86. Đối với đất t rồng rau có nước thì pHKCl cao so với

đất cây trồng cạn dao động trong khoảng 6,06 - 7,04 có pHKCl trung bình là 6,51.

pHH2O cao hơn pHKCl và pHH2O của đất trồng rau cạn thấp hơn pH H2O của đất trồng

rau nước (do pH của nước sông cao hơn pH  của đất).

- Hàm lượng mùn:

Mùn là sản phẩm hữu cơ cao phân tử, phức tạp được tạo ra do kết quả của quá trình

mùn hoá xác động vật, thực vật và các vi sinh vật nhờ hoạt động của vi sinh vật và thực vật.

Hàm lượng mùn trong đất là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá độ phì của

đất. Mùn ảnh hưởng tốt đến các quá trình hình thành đất và độ phì nhiêu. Hàm lượng mùn

trong đất bị chi phối bởi nhiều yếu tố như: thảm thực vật, địa hình, khí hậu, chế độ canh

tác… Mùn trong đất là nguồn dinh dưỡng quan trọng, hàm lượn g và thành phần mùn quyết

định hình thái và các tính chất lý hoá của đất và năng suất cây trồng.

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng mùn trong đất nghiên cứu dao động trong

khoảng 1,70 – 2,64%. Theo đánh giá thì hàm lượng mùn ở mức nghèo đến trung bình. Các

mẫu phân tích (bảng 10) 2.1, 2.5, 2.10 có hàm lượng mùn trung bình còn các mẫu 2.4, 2.6,

27 là đất có hàm lượng mùn thuộc loại nghèo.

Đối với đất nông nghiệp sử dụng để trồng rau ngắn ngày ở Bằng B, sau khi thu

hoạch sản phẩm nông nghiệp, cây trồng đã lấy đi một lượng lớn các chất dinh dưỡng như

N, K, P cùng với năng suất. Do đó để đảm bảo đất có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng

cho cây trồng vụ sau, ngoài việc bổ sung bằng phân khoáng cần trả lại cho đất phụ phẩm
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nông nghiệp hay bón phân hữu cơ. ở thôn Bằng B, người dân bổ sung cho đất chủ yếu là

tro bếp trong khi phân hữu cơ bón rất ít.

Trong 18 mẫu đất nghiên cứu hàm lượng N tổng số có sự thay đổi lớn giữa các mẫu

dao động từ  0,11 - 0,25 % đạt mức từ trung bình đến giàu. Mẫu 1.26 và mẫu 1.21 trồng rau

cạn (ngải cứu) có hàm lượng N ts nhỏ nhất (mức trung bình) còn mẫu 1.25 trồng rau nước

(cần) có hàm lượng N ts cao nhất (mức giàu). P tổng số ở tất cả các mẫu đất phân tích dao

động từ 0,22 – 0,41% đều ở mức giàu Hàm lượng P ts trong đất trồng rau tại  Bằng B cũng

đạt giá trị lớn nhất ở ruộng trồng rau cần (mẫu 1.5) và đạt giá trị nhỏ nhất ở ruộng trồng rau

muống cạn (2.6). K tổng số (1,11 – 1,89 %) đạt mức trung bình. Đặc biệt ta thấy ruộng

trồng ngải cứu (mẫu 1.26) có hàm lượng N ts và Kts nhỏ nhất nhưng 2 chỉ tiêu này đạt giá trị

lớn nhất ở ruộng trồng rau cần (mẫu 1.25). Điều này chứng tỏ nước tưới đã góp phần cung

cấp chất dinh dưỡng cho đất làm tăng hàm lượng tổng số trong đất.

N dễ tiêu dao động từ 2,52 – 10,92 mg/100g đất cũng có sự thay đổi lớn t ừ mức

trung bình đến mức giàu dù là nhận nước trực tiếp, gián tiếp hay nước bơm lên mương để

lắng một thời gian rồi mới tưới. P dt (13,5 – 35,2 mg/100g đất) đều đạt mức giàu (>15 mg

P2O5/100g đất) trừ mẫu 2.6 có hàm lượng thấp nhất và ở mức trung bình , K dt (4,6 –

34,7mg/100g đất) dao động từ mức nghèo đến giàu. N dt thấp nhất ở mẫu 2.7 trồng ngải cứu

(2,52 mg/100g đất) và cao nhất là 10,92 mg/100g đất ở ruộng trồng rau cần (mẫu 1.25). P dt

ở  mẫu 2.6 trồng rau muống cạn thấp nhất và cao nhất ở mẫu trồng rau rút số 1.12. Kdt  đạt

4,6 mg/100g đất ở ruộng trồng rau ngải cứu (mẫu 1.21) và 34,7 mg/100g đất cao nhất ở

ruộng trồng rau cần (mẫu 1.25).

Như vậy, ta thấy hàm lượng các chất dinh dưỡng (N, P, K) cả ở dạng tổng số và dễ

tiêu trong đất đều đạt giá trị lớn nhất tại các ruộng trồng rau nước và đạt giá trị nhỏ nhất tại

các ruộng trồng rau cạn. Cho nên, có thể khẳng định tác dụng của nước tưới trong việc

cung cấp  một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng cho đất bù đắp lại phần trong nông sản.

Các mẫu đất nghiên cứu trên được đem đi phân tích một số KLN (As, Hg, Cd, Pb).

Kết quả trình bày ở bảng 11 và bảng 12.
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Bảng 11. Hàm lượng  KLN trong các mẫu đất lần 1 và lần 3 tại Bằng B

Pb Cd As HgT
T

KHM Vị trí mẫu Đất trồng
rau mg/kg

Lần 1
1 1.4 Đường Ngang Trong Muống 14,64 0,115 5,76 0,049
2 1.5 Đường Ngang Trong Cần 18,25 0,089 7,14 0,043
3 1.6 Đường Ngang Trong Cải xoong 20,31 0,135 8,4 0,047
4 1.7 Đường Ngang Trong Cải xoong 17,27 0,113 7,06 0,039
5 1.9 Đường Ngang Trong Muống 15,84 0,094 9,42 0,045
6 1.10 Đường Ngang Ngoài Cần 14,83 0,063 6,24 0,051
7 1.12 Đường Ngang Ngoài Rút 22,27 0,071 8,7 0,039
8 1.13 Trung Đồng Cần 15,1 0,068 6,16 0,042
9 1.15 Trung Đồng Cải xoong 19,4 0,062 7,26 0,041

10 1.17 Trung Đồng Muống 25,44 0,067 14,78 0,038
11 1.18 Xã Can Muống 20,6 0,06 7,1 0,043
12 1.19 Mả Cả Cần 23,99 0,067 9,03 0,041
13 1.20 Mả Cả Diếp cá 20,63 0,064 10,31 0,037
14 1.21 Sau Đồng Ngải cứu 22,83 0,113 9,65 0,037
15 1.22 Sau Đồng Mùng tơi 20,82 0,117 12,77 0,039
16 1.23 Mả Cả Muống cạn 20,23 0,089 9,7 0,043
17 1.24 Mả Mét Muống 21,32 0,081 9,85 0,045
18 1.25 Lồng Roọc Cần 15,69 0,06 7,37 0,049
19 1.26 Thanh Oai Ngải cứu 23,25 0,111 14,49 0,039

Lần 3
20 3.4 Đường Ngang Trong Cải xoong 11,72 0,906 4,877 0,352
21 3.5 Đường Ngang Trong Muống 17,54 1,025 5,728 0,351

22 3.6 Đường Ngang Ngoài Muống 14,42 0,900 10,821 0,150

23 3.7 Đường Ngang Ngoài Rau cần 9,36 1,184 5,897 0,147
24 3.8 Trung Đồng Rau cần 9,08 1,049 6,370 0,135

25 3.9 Mả Cả Ngải cứu 3,90 0,983 11,497 0,239

26 3.10 Xã Can Muống 8,26 0,951 6,526 0,265
27 3.11 Mả Mét Diếp cá 10,80 1,171 5,687 0,171

28 3.12 Thanh Oai Muống cạn 16,50 0,955 5,827 0,833

29 3.13 Sau Đồng Cải cúc 8,82 1,090 6,135 0,206
TCVN 7209-2002 70 2,0 12,0 2,0*
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Bảng 12. Hàm lượng KLN trong các mẫu đất lầ n 2 và lần 4 tại Bằng B

As HgTT KHM Vị trí mẫu Đất trồng rau
mg/kg

Lần 2

1 2.3 Đường Ngang Trong Muống nước 8,08 -

2 2.4 Đường Ngang Trong Cải xoong 4,02 -

3 2.5 Đường Ngang Ngoài Cần 7,96 -

4 2.6 Thanh Oai Muống cạn 14,04 -

5 2.7 Cồng Rộc Ngải cứu 11,57 -

6 2.10 Đường Ngang Ngoài Cần 9,26 -
Lần 4

7 4.3 Đường Ngang Trong Muống nước 0,4 1,5
8 4.4 Đường Ngang Ngoài Muống nước 0,8 0,8

9 4.5 Mả Cả Muống nước 1,6 1,0

10 4.6 Sau Đồng Ngải cứu 0,4 1,2
11 4.7 Mả Cả Diếp cá 0,4 2,0

TCVN 7209-2002      12,0 2,0*

Ghi chú: *)  Ngưỡng của Cộng Hoà Liên Bang Đức

Theo ngưỡng ô nhiễm kim loại nặng trong đất TCVN 7209 -2002 và của Cộng Hòa

Liên Bang Đức (Pb 70; Cd 2; As 12; Hg 2 mg/kg) thì đất ở thôn Bằng B chưa bị ô nhiễm

các nguyên tố Pb, Cd và Hg. Riêng As có 4/40 mẫu có hàm lượng vượt quá ngưỡng cho

phép đối với đất nông nghiệp, trong đó có 3 mẫu trồng rau cạn. Hàm  lượng As trong đất

không khác nhau nhiều giữa các khu vực trồng rau trong thôn do As nằm ở những phần tử

linh động của nước tưới; vào  mùa mưa có thể cả cánh đồng bị ngập nước; chế độ luân canh

cây trồng trong năm... Số liệu đo pH cho thấy đất ở đây có pH dao động trong khoảng từ

6,5 - 7,5 nên As tồn tại chủ yếu ở dạng Ca 3(AsO4)2. Khả năng linh động của asen tăng khi

đất ở dạng khử vì khi đó As hoá trị 5 chuyển sang dạng As hoá trị 3 là asenít có khả năng

hoà tan gấp 5 - 10 lần asenat.

Ngoài ra, một số mẫu (2.7, 3.6 và 3 .9 ) có hàm lượng As gần tới ngưỡng cho phép.

Chứng tỏ đất khu vực nghiên cứu đang diễn ra quá trình tích luỹ As.
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Nghiên cứu khác của Hà Mạnh Thắng, Phạm Quang Hà, 2005 [11] về ảnh hưởng

của thâm canh đến hàm lượng KLN tích luỹ trong đất và rau ăn lá ngoại thành Hà Nội (Gia

Lâm, Đông Anh, Từ Liêm, Thanh Trì, Thường Tín – Hà Tây) cho thấy đất trồng rau ở

những vùng này được coi là sạch, chưa có biểu hiện ô nhiễm KLN vượt qu á tiêu chuẩn Việt

Nam (TCVN 7209-2002). Tuy nhiên đã có biểu hiện của sự tíc h tụ các KLN như Cu, Pb,

Zn, Cd trong đất rõ nét nhất là các vùng có mức đầu tư thâm canh cao như Từ Liêm, Gia

Lâm thì hàm lượng các KLN này đều cao hơn các vùng có mức đầu tư thấp hơn như Đông

Anh, Thường Tín. Mặt khác, kết quả phân tích đất và rau cũng cho thấy với tất cả các KLN

nghiên cứu  đều cho hàm lượng cao nhất ở Thanh Trì vì đây là khu vực trũng nhất của Hà

Nội, chịu nhiều tác động của chất thải đô thị đặc biệt là nước thải của các nhà máy.

4.4. Chất lượng nông sản

Rau trồng tại Bằng B được bán trực tiếp ra chợ  hoặc thông qua một số nông dân bán

buôn hoặc bán lẻ tại thôn, các chợ Tam Hiệp, Văn Điển, chợ Mơ, chợ Tựu, chợ Đồng

Xuân, Trương Định, Linh Đàm... trong đó chợ Mơ là nơi bán được nhiều nhất.

Do thu nhận được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về chất lượng rau trồng tại

khu vực Hoàng Mai, Thanh Trì, người tiêu dùng có những nhận định và ứng xử như sau:

- Ngại mua rau trồng tại Hoàng Mai nói chung và Bằng B nói riêng

- Thận trọng hơn khi mua rau ở các chợ phía Nam Hà Nội (các khu vực Ngã Tư Sở,

Ngã Tư Vọng, Văn Điển…). Người tiêu dùng thường hỏi về nguồn gốc của rau

- Nhận định đơn giản của người tiêu dùng về rau ở Hoàng  Mai, Thanh Trì là bẩn do

sử dụng nước thải thành phố Hà Nội.

Để đánh giá chất lượng rau trồng tại Bằng B, chúng tôi đã tiến h ành  lấy  37 mẫu rau

tại 35 vị trí  khác nhau, trong đó:

- Lần 1 lấy 21 mẫu (riêng vị trí lấy mẫu 1.4 và 1.18, mỗi vị trí lấy ha i mẫu rau: một

mẫu lấy phần thân, lá và một mẫu lấy phần rễ )

- Lần 2 lấy 6 mẫu và lần 3 lấy 10 mẫu.

Các kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặng trong rau trồng tại Bằng B lần 1

được thể hiện ở bảng 13.
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Bảng 13: Kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặn g trong các mẫu rau trồng tại Bằng B

(mg/kg rau tươi)

TT
Kí hiệu

mẫu
Vị lấy mẫu Mô tả As Cd Hg Pb NO3

-

1 R-§1a
Đường

Ngang Trong
Muống (thân, lá),

nhận nước trực tiếp
<0,002 <0,001 <0,002 <0,01 0,15

2 R-§1b
Đường

Ngang Trong
Muống (rễ), nhận

nước trực tiếp
0,18 <0,001 <0,002 <0,01 5,2

3 R-§2
Đường

Ngang Trong
Cần, nhận nước gián

tiếp
1.6 <0,001 <0,002 <0,01 0,28

4 R-§3
Đường

Ngang Trong
Cải xoong, nhận nước

gián tiếp
0,91 <0,001 <0,002 <0,01 0,14

5 R-§4
Đường

Ngang Trong
Cải xoong, nhận nước

trực tiếp
<0,002 <0,001 <0,002 <0,01 1,64

6 R-§5
Đường

Ngang Trong
Muống, nhận nước

gián tiếp
1,5 <0,001 <0,002 <0,01 0,23

7 R-§6
Đường

Ngang Ngoài
Cần, nhận nước trực

tiếp
2,6 <0,001 <0,002 <0,01 0,2

8 R-§7
Đường

Ngang Ngoài
Rút, nhận nước gián

tiếp
3,09 <0,001 <0,002 <0,01 0,5

9 R-Đ8 Trung Đồng
Cần, nhận nước trực

tiếp
0,18 <0,001 <0,002 <0,01 0,19

10 R-Đ9 Trung Đồng
Cải xoong, nhận nước

gián tiếp
0,42 <0,001 <0,002 <0,01 1,33

11 R-Đ10 Trung Đồng
Muống, nhận nước

trực tiếp
<0,002 <0,001 <0,002 <0,01 KPH

12 R-Đ11a Xã Can
Muống (thân, lá),

nhận nước trực tiếp
1,01 <0,001 <0,002 <0,01 0,24

13 R-Đ11b Xã Can
Muống (rễ), nhận

nước trực tiếp
1,15 <0,001 <0,002 <0,01 5,75

14 R-Đ12 MẢ CẢ
Cần, nhận nước trực

tiếp
<0,002 <0,001 <0,002 <0,01 0,35

15 R-Đ13 Mả Cả Diếp cá, ruộng khô 0,54 <0,001 <0,002 <0,01 2,71

16 R-Đ14 Sau Đồng Ngải cứu, ruộng khô 0,54 <0,001 <0,002 <0,01 44,52

17 R-Đ15 Sau Đồng Mùng tơi, ruộng cạn <0,002 <0,001 <0,002 <0,01 839,85

18 R-Đ16 Mả Cả Muống cạn 1,5 <0,001 <0,002 <0,01 0,46

19 R-Đ17 Mả Mét
Muống, nhận nước

trực tiếp
<0,002 <0,001 <0,002 <0,01 0,38



49

20 R-Đ18 Lòng Roọc
Cần, dùng nước ao

làng
<0,002 <0,001 <0,002 <0,01 0,33

21 R-Đ19 Thanh Oai Ngải cứu, đất khô 0,12 <0,001 <0,002 <0,01 KPH

Tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông
thôn 4/1998; FAO/WHO, 1993

0,2 0,02 0,005 0,5

Tiêu chuẩn của Bộ Y tế (QĐ số 867/1998/QĐ -BYT
ngày 04/4/1998)

1 1 0,05 2

Nhận xét:

- Các kết quả phân tích về hàm lượng kim loại nặng trong rau trồng tại Bằng B cho

thấy việc sử dụng nước thải đô thị để trồng r au đã gây ra sự tích luỹ kim loại nặng trong các

sản phẩm rau trồng đặc biệt là As.

- So sánh các số liệu phân tích của các mẫu rau với ngưỡng hàm lượng kim loại nặng

cho phép trong rau quả tươi (Quyết định số 867/1998/QĐ -BYT ngày 04/4/1998 của Bộ

trưởng Bộ Y tế (trang 66) và tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và

của FAO/WHO, 1993 thì hàm lượng Cd, Pb, Hg trong tất cả các mẫu rau đều thấp  hơn tiêu

chuẩn cho phép.

- Riêng về hàm lượng As trong các mẫu phân tích thì  có 7/21 mẫu vượt tiêu chuẩn

cho phép của Bộ Y tế.

-  Mẫu R-Đ7 (rau rút) có hàm lượng As cao nhất (3,09 mg/kg). Rau rút là loại rau

được trồng trong điều kiện ngập nước nhiều nhất (trung bình từ 30 – 50 cm), do đó đây là

loại rau được tiếp xúc với nước thải nhiều nhất nên nó có kh ả năng hấp thụ cao các độc chất

có trong nước thải.

- Hàm lượng As trong các mẫu rau nước cao hơn so với các mẫu rau cạn. So sánh

mẫu rau ở các ruộng được lấy nước trực tiếp và gián tiếp từ kênh thì không nhận thấy có

quy luật cho cùng một loại rau. Mẫu rau được tưới gián tiếp tưới bằng nước ao làng có hàm

lượng As dưới tiêu chuẩn cho phép là mẫu R-Đ18 (nước ao làng cũng là nước từ sông bơm

lên nhưng được để lắng một thời gian).

- Khi phân tích riêng phần thân, lá (phần ăn được) và phần rễ của cây rau muống  thì

cho kết quả cao hơn TCCP và phần thân, lá có hàm lượng As thấp hơn so với phần gốc.



50

- Hàm lượng Nitrat trong rau đều thấp hơn ngưỡng giới hạn của một số loại rau thông

thường (60-100 mg/kg). Chỉ có rau mùng tơi ở ruộng trồng rau cạn có hàm lượng 839,8 5

mg/kg, có thể do rau mới được bón phân đạm. Nitrat có xu hướng tích luỹ cao ở những cây

trồng cạn.

Kết quả nghiên cứu lặp lại đối với 4 kim loại nặng (As, Cd, Pb, Hg) được trình bày
trong bảng sau (bảng 14)

Bảng 14. Hàm lượng kim loại nặng và nitơrat trong mẫu rau (lần 2 và 3)
TT KHM Loại rau As Cd Hg Pb NO3-

Lần 2
1 R3 Muống nước 0,481 <0,001 <0,002 <0,01 189,0
2 R4 Cải xoong 0,180 <0,001 <0,002 <0,01 143,8
3 R5 Cần 0,105 <0,001 <0,002 <0,01 219,7
4 R6 Muống cạn 0,052 <0,001 <0,002 <0,01 128,6
5 R7 Ngải cứu 0,392 <0,001 <0,002 <0,01 153,3
6 R10 Cần 0,304 <0,001 <0,002 <0,01 152,1

Lần 3
1 M1 Rau muèng 0,031 <0,001 <0,002 0,362 -
2 M2 Rau muèng 0,034 <0,001 <0,002 0,307 -
3 M3 Cải xoong 0,028 <0,001 <0,002 0,315 -
4 M4 Cải xoong 0,030 <0,001 <0,002 0,311 -
5 M5 Rau muèng 0,035 <0,001 <0,002 0,392 -
6 M6 Rau muèng 0,041 <0,001 <0,002 0,417 -
7 M7 Cải xoong 0,034 <0,001 <0,002 0,362 -
8 M8 Rau muèng 0,032 <0,001 <0,002 0,286 -
9  M9 Cải xoong 0,032 <0,001 <0,002 0,321 -

10 M10 Cải xoong 0,023 <0,001 <0,002 0,231
Tiêu chuẩn của Bộ

NN&PTNT1 0,2 0,02 0,005 0,5 -

Tiêu chuẩn của Bộ Y Tế 2 1 1 0,05 2 -

Theo số liệu ở bảng này thì hàm lượng As và các nguyên tố kim loại nặng khác (Cd,

Hg, Pb) đều thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép của Bộ Y tế.  Điều này cũng trùng hợp với

các kết quả nghiên cứu của Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm công bố cũng tại thời điểm này

sau khi có tin đồn về rau của thôn Bằng B bị ô nhiễm As.

Hàm  lượng nitơrat cũng ở mức cao hơn so với mức 100mg/kg, do đó có thể giảm

bớt lượng phân đạm bón cho rau khi đã được sử dụng nguồn nước tưới có hàm lượng

nguyên tố này cao.

Quan hệ qiữa hàm lượng As trong nước và trong đất trong các ruộng trồng rau
muống (lần lấy mẫu 1) tuân theo phương trình tuyến tính sau:
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Hình 3. Quan hệ tuyến tính giữa hàm lượng As trong nước ruộng và đất
Qua đồ thị này có thể thấy hàm lượng As trong đất và trong nước có mối tương

quan tuyến tính. Tuy nhiên trong các ruộng ngập nước thì trạng thái tĩnh hay động của
nước cũng ảnh hưởng đến hàm lượng As trong nước v × As bị hấp phụ bởi các chất lơ lửng
trong nước.
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Chương 5. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu đối với các vấn đề môi
trường

Để việc sử dụng nước thải thành phố cho trồng rau an toàn các giải pháp đảm bảo

chất lượng nước sông Tô Lịch trên toàn tuyến sông, bắt đầu từ các nguồn gây ô nhiễm là

các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp, các bệnh viện, các khu dân cư…

cần có sự chỉ đạo của thành phố có tính chiến lược,  cùng với sự hợp tác đồng bộ của rất

nhiều các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, ở Bằng B nước thải đô thị là nguồn nước tưới chính và rất khó tìm được

nguồn nước tưới thay thế đủ để đáp ứng cho nhu cầu canh tác nông nghiệp tại địa phương.

Để cải thiện chất lượng nước tưới đảm bảo an toàn cho người nông dân, cho các sản phẩm

rau nông nghiệp nói chung và cây trồng nói riêng tại đây, chúng tôi đưa ra một số giải pháp

có tính ứng phó sau:

5.1. Các biện pháp về quản lý

5.1.1. Đối với người nông dân

- Người nông dân phải sử dụng ủng, găng tay, khẩu trang... khi sản xuất để tránh không phải

tiếp xúc trực tiếp với nước thải.

- Quan sát khi thấy chất lượng nước sông quá xấu (nước có màu đen đặc, có bọt màu hồng

nhạt) thì hạn chế tháo nước vào ruộng.

- Để tránh rau sau thu hoạch cũng như bản thân người dân tiếp xúc với nước thải, cách đơn

giản, dễ sử dụng là người dân sử dụng nguồn nước từ giếng đào thay thế nguồn nước mặt

hiện nay để rửa, tuyệt đối không sử dụng nước thải.

5.1.2. Đối với chính quyền địa phương

Nhiệm vụ của chính quyền địa phương là quản lý hệ thống canh tác của toàn bộ th ôn

đảm bảo cho người dân phát huy hiệu quả canh tác cao nhất hướng tới nền nông nghiệp bền

vững. Quản lý hoạt động của hệ thống thuỷ lợi, lịch trình bơm nước cụ thể hàng tháng và

hàng năm có kế hoạch bổ sung, bảo dưỡng các máy bơm cũng như tổ chức các nhóm  trực

bơm, đảm bảo yêu cầu cấp nước cho người dân. Quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng cho hoạt

động nông nghiệp như hệ thống đường giao thông nội thôn, có kế hoạch và tổ chức cùng

người dân tu bổ, xây mới hệ thống kênh dẫn cũng việc xây dựng các ao chứa nước c ho toàn

bộ cánh đồng. Chủ động tìm các nguồn giống rau  ít nhạy cảm với ô nhiễm nước tưới  (rau
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cần, rau rút rất nhạy cảm) , lúa và cá phù hợp với nhu cầu thị trường, tăng hiệu quả kinh tế

góp phần đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, việc bơm nước là rất quan trọng, nhiệm vụ của người quản lý trạm bơm là

tránh tối đa bơm nước khi thấy nước sông có chiều dòng chảy là từ sông Tô Lịch về vì khi

đó chất lượng nước xấu hơn.

Ngoài ra, khuyến cáo, tuyên truyền người dân thận trọng trong việc thu hoạch và sử

dụng các sản phẩm nông nghiệp, trong khi tiếp xúc nhiều với nước thải như việc khuyến

cáo việc sử dụng găng tay, ủng; ngâm  rau, cá trong nước sạch trong một thời gian trước lúc

sử dụng cũng như một số bệnh tật liên quan đến việc tiếp xúc với n ước thải. Hình thức tiến

hành có thể thông qua tờ rơi phát đến tay người dân, qua hệ thống loa đài của xã hoặc mở

các lớp đào tạo ngắn hạn.

5.1.3. Các giải pháp cải thiện chất lượng thải đô thị

Giải pháp vĩ mô được đưa ra nhằm cải thiện chất lượng nước sô ng Tô Lịch trên toàn

tuyến sông, bắt đầu từ các nguồn gây ô nhiễm là các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất

công nghiệp, các bệnh viện và các khu dân cư. Dự án “Điều tra và xây dựng phương án xử

lý ô nhiễm môi trường hệ thống sông Tô Lịch Hà Nội” do UB ND thành phố Hà Nội và Sở

Khoa học Công nghệ Môi trường Hà Nội đứng ra thực hiện đã đưa ra một hệ thống các giải

pháp để giải quyết vấn đề này.

Tất cả các nguồn nước thải trước khi xả vào sông Tô Lịch phải được xử lý triệt để,

đáp ứng với các tiêu chuẩn đã  quy định. Nước thải của các nhà máy, bệnh viện phải được

xử lý sơ bộ trước khi xả vào hệ thống cống chung hoặc phải được xử lý triệt để nếu là xả

trực tiếp vào các sông, mương, hồ.

Nước thải sinh hoạt và nước thải từ các cơ quan, dịch vụ sẽ được xử lý chu ng, nước

thải công nghiệp sẽ được xử lý riêng hoặc chung với các hệ thống thích hợp dựa trên

nguyên tắc đơn vị gây ô nhiễm phải trả tiền.

Trong số các phương pháp xử lý nước thải được đưa ra thì phương pháp bùn hoạt

tính được xem là phương pháp khả thi nhấ t do tính phù hợp và hiệu quả xử lý của nó.

Phương pháp này đã được áp dụng ở các nước đang phát triển và được đánh giá là phương
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pháp xử lý nước thải tổng hợp và phù hợp nhất, nó cho phép xây dựng trạm xử lý ở chỗ có

diện tích nhỏ nhất.

Các biện pháp khác như:

- Nạo vét, cải tạo sông, kè bờ làm đường hai bên sông.

- Các biện pháp hỗ trợ như: cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của dân cư, giáo

dục nâng cao trình độ dân trí, chống lấn chiếm, đổ rác, chất thải xuống lòng sông và hai

bên bờ sông... , tăng cường năng lực thu gom rác của công ty vệ sinh môi trường.

- Phục hồi, cải tạo các trạm xử lý đã có.

5.2. Các biện pháp kỹ thuật

Trước mắt, khi các vấn đề về chất lượng nước thải đô thị chưa được giải quyết triệt

để, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nh ằm cải thiện chất lượng nước tưới tại Bằng B.

Để thuận tiện trong việc áp dụng các biện pháp sử dụng hợp lý nước thải, hệ  thống

đồng ruộng phải được quy hoạch sơ bộ trên toàn cánh đồng, cụ thể áp dụng chính sách

“dồn điền, đổi thửa”, các mảnh ruộng nhỏ p hải được gộp lại, đồng thời các loại rau có cùng

đặc tính sinh thái cũng phải tập trung tại những khu vực quy định.

5.2.1. Biện pháp hồ sinh học

Hồ sinh học được gọi là hồ ôxy hoá hay hồ chứa lắng, bao gồm một chuỗi 3 -5 hồ,

trong hồ nước được làm sạch bằn g quá trình tự nhiên thông qua các tác nhân là tảo và vi

khuẩn.

ở Bằng B hồ sinh học là hồ chứa lắng đã có sẵn, trước đây được sử dụng nhưng nay

kênh được bê tông hoá nên không dùng đến. Phương pháp hồ sinh học nhằm cải thiện chất

lượng nước tưới tại Bằng B có những ưu điểm sau:

- Không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư.

- Có thể tận dụng những ao hồ sẵn có mà không cần xây dựng thêm. Qua điều tra

thực tế cho thấy, tại Bằng B có một mương thoát nước mưa dài khoảng 250m, rộng 10 m,

sâu 4m, nằm song song với kênh dẫ n nước tưới. Nhưng mương này hầu như cạn nước

quanh năm do nước mưa hầu hết được điều hoà bởi hồ Linh Đàm.
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- Bảo trì, vận hành đơn giản, không đòi hỏi có người quản lý thường xuyên.

- Có thể kết hợp mục đích xử lý nước thải phục vụ cho sản xuất nông nghiệp  và điều

hoà nước mưa.

Do đó có thể tận dụng mương thoát nước nói trên như một hồ sinh học tự nhiên

nhằm xử lí nước thải trước khi bơm vào cánh đồng. Hồ sinh học hoạt động chủ yếu dựa vào

vai trò của các loại vi khuẩn và tảo. Vi sinh vật tiêu thụ các chất hữu cơ để sống, hoạt động

và đỏi hỏi một lượng chất dinh dưỡng để phát triển, như các nguyên tố N, S, K, Mg, Ca, Cl,

Fe, Mo, Ni, Zn, Cu… trong đó N, P và K là các nguyên tố chủ yếu. Ngoài ra, trong hồ sinh

học, các loại thực vật bậc cao cũng đóng vai trò q uan trọng trong việc ổn định chất lượng

nước. Chúng lấy các muối dinh dưỡng (chủ yếu là nitơ và photpho) và các kim loại nặng

(như Cd, Cu, Hg và Zn) cho sự đồng hoá và phát triển sinh khối.  Các loại thực vật bậc cao

trong hồ chia thành hai loại: thực vật n ổi (như bèo) và thực vật ngập nước. Tuy nhiên cũng

cần thường xuyên thu hồi các thực vật nổi và thực vật ngập nước ra khỏi hồ để chống hiện

tượng tái nhiễm bẩn, tái nhiễm độc nước [8].

5.2.2. Biện pháp hoá học

Ngoài biện pháp sinh học nêu trên, tại Bằng B cũng có thể áp dụng biện pháp xử lý

hoá học một cách đơn giản bằng việc sử dụng muối sắt (Fe 2(SO4)3 hoặc FeCl3) và vôi (để

nước thải có pH = 7 – 9,5). Sắt (III) sunphat và sắt (III) clorua có tác dụng tốt trong việc

làm giảm lượng các kim loại nặng (As,  Hg, Pb và Cd) trong nước thải [ 34,35,39].

Việc xử lý các kim loại trong nước thải bằng muối sắt được tiến hành như sau:

- Đưa muối sắt với hàm lượng 5mg/l vào nước thải. Việc đưa muối sắt được thực hiện

ở giai đoạn bơm nước, tạo điều kiện hoà trộn đều  muối sắt trong nước.

- Để lắng 6 giờ sau khi quá trình bơm hoàn thành.

- Bơm nước trong vào các ruộng trồng rau.

- Định kỳ 3 – 6 tháng vét bùn.

Việc xử lý nước thải bằng vôi và muối sắt, để lắng 6 giờ và lọc cát có thể tách As(V)

tới 98%; Cd tới 95%; Hg và As (III) tới 60 – 90% và nhiều chất khác [39].
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Với tỷ lệ muối sắt cần sử dụng như trên thì mỗi một chu trình xử lý nước cần 37,5 kg

muối sắt (để xử lý 7.500 m 3 nước).

Biện pháp xử lý hoá học trên có ưu điểm hơn so với biện pháp hồ sinh học do thời

gian lưu nước nhanh hơn (6 giờ), không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, vẫn duy trì

được hàm lượng các chất dinh dưỡng (N, P, K) rất cần cho sự phát triển của cây trồng, tuy

nhiên lại tốn kém hơn do phải sử dụng thêm muối sắt để xử lý.
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Kết luận
1. Nước thải đô thị là nguồn cung cấp nước duy nhất cho hoạt động nông

nghiệp nói chung và hoạt động trồng rau nói riêng tại tổ Bằng B, phường

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội . Nguồn nước tưới đô thị có hàm

lượng các chất dinh dưỡng cao (N, P,K) rất tốt cho sự s inh trưởng và phát

triển của cây rau, song chứa đựng nguy cơ ô nhiễm, gây bệnh cho cộng

đồng.

2. Hầu hết các chỉ tiêu kim loại nặng tại các điểm lấy mẫu trên sông Tô Lịch

đều dưới mức tiêu chuẩn cho phép với nước mặt loại B. Chất lượng nước

tưới tại Bằng B: Các kim loại nặng Pb, Cd, Hg có hàm lượng dưới ngưỡng

cho phép và không có sự dao động lớn giữa các khu ruộng. Chỉ riêng As tại

trạm bơm có hàm lượng 0,025 mg/l là tương đối cao, do đó nếu sử dụng

liều lượng tưới lớn thì đây có thể sẽ là nguồn ô nhiễm cho đất và cây rau.

Theo ngưỡng ô nhiễm kim loại nặng trong đất TCVN 7209 -2002 và của Cộng

Hoà Liên Bang Đức thì đất ở Bằng B chưa bị ô nhiễm các nguyên tố Pb, Cd và Hg.

Riêng As có 3/29 mẫu có hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép đối với đất nông

nghiệp.

So sánh các số liệu phân tích của các mẫu rau với ngưỡng hàm lượng kim loại

nặng cho phép trong rau quả tươi (Quyết định số 867/1998/QĐ -BYT ngày

04/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế (trang 66)) và tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn và của FAO/WHO, 1 993 thì hàm lượng As, Cd, Pb, Hg không

vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

3. Một số biện pháp đề xuất nhằm hạn chế  những tác động môi trường do  sử

dụng nước thải đô thị để trồng rau: xử lý nước thải đô thị (phương pháp

bùn hoạt tính), cải thiện chất lư ượng nước tưới tại Bằng B (phương pháp hồ

sinh học, pha loãng nước tưới), kiến nghị đối với chính quyền địa phương

và người dân phải có biện pháp bảo vệ khi tiếp xúc với nước thải.
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Phiếu đăng ký

Kết quả Nghiên cứu Khoa học

Tên Đề tài: Nghiên cứu ô nhiễm môi trường trồng rau ngoại thành hà nội và
đề xuất biện pháp giảm thiểu

Mã số: ĐT04/2006/HĐ

Cơ quan chủ trì đề tài:  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04-858-7781

Cơ quan quản lý đề tài: Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu á, ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 tầng 5, Nhà điều hành, ĐHQGHN, 144 Xuân Thuỷ, Cầu

Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04-7547987

Tổng kinh phí thực chi: 50 triệu đồng

Trong đó:

- từ kinh phí được Trung tâm 50.000x 1000 ® hoặc USD

      Hỗ trợ Nghiên cứu Châu á tài trợ

- từ nguồn kinh phí khác           x 1000 ® hoặc USD

- vay tín dụng           x 1000 ® hoặc USD

- kinh phí tự có x 1000 ® hoặc USD

- thu hồi x 1000 ® hoặc USD

Thời gian nghiên cứu:  12 tháng

Thời gian bắt đầu: 01/2006
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Thời gian kết thúc: 01/2007

Các cán bộ phối hợp nghiên cứu (Họ và tên)

1. PGS.TS. Trần Khắc Hiệp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2. TS. Lê Văn Thiện, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3. ThS. Trần Thiện Cường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4. TS. Trần Yêm, Viện Môi trường và phát triển bền vững

Số đăng ký Đề tài

Ngày

Số chứng nhận

đăng ký kết quả nghiên cứu

Ngày

Tình trạng bảo mật

 Phổ biến rộng rãi

 Phổ biến hạn chế

 Bảo mật

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

- Kết quả khoa học:

+ Đánh giá được các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước, đất và rau

+ Xác định được mức độ ô nhiễm và sự lan truyền các chất ô nhiễm trong

hoạt động trồng rau

- Kết quả ứng dụng: Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

đất, nước và rau

- Kết quả đào tạo:

+ 01 sinh viên bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

+ 01 Học viên cao học bảo vệ luận văn tốt nghiệp

- Kết quả công bố:

01 Bài báo tiếng Việt trên tạp chí Nông nghiệp và PTNT
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Kiến nghị về quy mô và đối tượng áp dụng kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng cho các nhà chuyên môn về môi trường,

học viên cao học và sinh viên ngành khoa học đất và môi trường. Những số liệu thu

được cho phép người dân và cơ quan chức năng hiểu rõ mức độ ô nhiễm môi trường,

các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tro ng sản xuất rau tại địa phương.

Chức vụ Chủ nhiệm

Đề tài

Thủ trưởng

 Cơ quan chủ

trì đề tài

Chủ tịch

Hội đồng

đánh giá

chính thức

Thủ trưởng

Cơ quan quản lý

Đề tài

Họ và tên

Học hàm,

Học vị

Ký tên

Đóng dấu


